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1. Sơ lược về lý thuyết hệ thống 
  

Hệ thống là tập hợp các yếu tố tương tác tương đối mạnh mẽ với nhau và tương tác 
tương đối yếu với môi trường chung của chúng sao cho có thể nhận thấy được mục đích 
các hành vi của chúng. Trạng thái của các yếu tố hảnh hưởng hoặc phụ thuộc lẫn nhau 
hoặc chúng ảnh hưởng, phụ thuộc vào bản thân. Cả các yếu tố lẫn cách cấu trúc là những 
nhân tố chủ yếu của các hệ. Nếu xem xét kỹ thì trong thực tiễn có đầy dẫy những hệ thống 
như thế và thậm chí có các hệ thống của các hệ thống: con người, động vật, cây cỏ, hệ sinh 
thái, máy móc, các nhà máy, các thành phố, quốc gia... 
 
1.1.  Mục đích của hệ thống 
  

Một hệ có mục đích của nó hoặc có thể gán cho nó một mục đích. Điều này có nghĩa 
là vì lợi ích của các yếu tố và cấu trúc của hệ mà sự phát triển của những trạng thái nhất 
định thích hợp hơn sự phát triển của những trạng thái khác. 
 Ví dụ: một chiếc xe đạp có thể được sử dụng làm phương tiện giao thông (mục 
đích của nó) nhưng không thích hợp để làm nóng chén chè. Mục đích của một động vật là 
sống và sinh sản.  
 
1.2.  Ranh giới của hệ thống 
  

Mỗi hệ thống có giới hạn riêng của nó. Giới hạn này tách nó khỏi môi trường. Giới 
hạn này chỉ rõ ràng nếu không có sự trao đổi về vật chất, năng lượng hoặc thông tin với 
môi trường, hoặc nếu hệ thống là một thực thể vật lý chặt chẽ. Trong thực tế  người ta phải 
xác định giới hạn hệ thống bằng cách tìm ra một bề mặt bao quanh hệ mà qua đó chỉ xảy 
ra những tương tác yếu với các đối tượng bao quanh, hoặc bằng cách xác định các yếu tố 
môi trường trên phương diện đầu vào của hệ thống - những gì hệ thống không thể hoặc chỉ 
kiểm soát được chút ít. 
 Ví dụ giới hạn hệ thống của 1 cơ thể là bề mặt bên ngoài của nó, các trao đổi vật 
chất, năng lượng và thông tin (đầu vào và đầu ra) được thực hiện qua đó. Môi trường hệ 
thống của nó áp đặt những yếu tố ngoại vi lên hệ thống (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, thức 
ăn...) mà nó không hoặc chỉ kiểm soátt được rất ít 
   
1.3.  Tính chất phân cấp của hệ thống 

 
Thuyết phân cấp được Egler phát biểu năm 1942. Thuyết phân cấp xem xét một hệ 

như một hợp phần của một hệ rộng hơn, và về phần mình được cấu tạo từ những hệ con. 
Dịch chuyển từ một cấp này sang cấp khác của hệ thống, các đặc điểm của hiện tượng 
cũng thay đổi. 

Các lưu vực sông là những ví dụ của một hệ phân cấp. Một lưu vực sông bao gồm 
nhiều lưu vực phụ, mỗi lưu vực phụ lại bao gồm những lưu vực cấp nhỏ hơn. 

Tính phức hợp là một phần cơ sở của quan điểm phân cấp: càng nhiều các hợp 
phần được bao hàm trong một hệ thống, hệ thống càng trở nên phức tạp. Một hệ tồn tại 
không phụ thuộc vào các hợp phần của nó và nói chung là tự tổ chức, do đó nó có thể được 
coi như một tổ chức điều khiển. Trên thực thế, điều quan trọng khi xem xét tính phức hợp 
của một hệ là chọn quy mô không gian và thời gian tốt nhất trong đó các hiện tượng tương 
quan với nhau. Tính phức hợp của một hệ cần tách thành cấu trúc dọc và cấu trúc ngang. 

ở cấu trúc dọc chúng ta trông đợi hành vi xảy ra với tốc độ thấp. Ví dụ, lá phản 
ứng rất nhanh với cường độ ánh sáng, tăng quang hợp, nhưng sự tăng trưởng của cây là kết 
quả của sự liên kết các sự kiện ngắn về thời gian. Không phải tất cả các hệ thống dọc đều 
phân cấp, nhưng trong một hệ phân cấp người ta có thể cô lập một lớp theo những vận tốc 
khác nhau. Mỗi lớp của hệ trao đổi thông tin với các lớp khác, chắt lọc những thông điệp 
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vượt qua ranh giới. Một tần số cao đặc trưng cho những lớp thấp của hệ, những lớp cao 
hơn có những quá trình xảy ra với tần số thấp. 

Cấu trúc ngang của một hệ phân cấp cấu thành từ những hệ con (holon). Các 
holons có thể được xem như giao diện của các phần với phần còn lại của vũ trụ. Mỗi holon 
là một phần nhỏ của holon cấp cao hơn, nhưng bản thân lại có thể được xem như một tập 
hợp của các đơn vị. Ranh giới của holon có thể nhìn thấy được và rõ ràng, như ranh giới 
của một khu rừng, hoặc không rõ ràng, như sự phân bố của một quần thể. Một holon có 
thể cấu thành từ các holons khác, những holons này truyền một đầu ra chung đến holon 
cấp cao hơn. Đây là bộ lọc thực sự cho năng lượng, vật chất và thông tin đi qua các lớp 
khác nhau. Sự phân cấp cũng có thể được định nghĩa như hệ thống thông tin trong đó các 
holons với hành vi chậm ở trên đỉnh và chúng tạo ra khung cảnh trong đó các holons của 
cấp thấp hơn di chuyển nhanh hơn. 

Việc lập thang cho hệ phân cấp bao gồm việc tách biệt các quá trình, và để làm 
việc này một khu rừng có thể được xem như một môi trường lâu bền trong đó một loài 
sống, hoặc được xem như một thực thể động, hoặc đơn giản được xem là một quá trình địa 
mạo theo như quy mô của độ phân giải có được. Việc phát hiện một cấp dựa trên vận tốc 
thay đổi của những biến nhất định. Nhìn chung, cứ nơi nào có sự không liên tục là có thể 
có ranh giới của một hợp phần phân cấp. 

Hợp nhất là một khái niệm hữu ích khi chúng ta quan sát hành vi của một hệ đang 
gặp phải sự xáo trộn. Nó được định nghĩa như quá trình trong đó sự xáo trộn được một cấp 
của hệ hấp thu. Sự xáo trộn do cháy gây ra là một ví dụ: đám cháy phá hủy một phần rừng 
nhưng không phải tất cả, và rừng sống sót rồi phục hồi lại. Trong nhiều trường hợp lửa có 
tác dụng đảm bảo tính đa dạng cao trong rừng, và trong trường hợp này lửa là một xáo trộn 
hợp nhất. 
 Một ví dụ khác là sự ăn cỏ của các loài móng guốc. Lớp cỏ bị thiệt hại từ xáo trộn, 
nhưng phần sinh khối các loài móng guốc sử dụng được thay thế bởi sự kích thích mới của 
hệ rễ, nhờ đầu vào ni tơ từ phân bón. 
 Khi sự xáo trộn rất cao và/hoặc thường xuyên, hệ thống bị sụp đổ và tính phức hợp 
bị giảm đi. Một ví dụ cho điều này là những đồi trọc ở vùng trung du Bắc Bộ, nơi những 
khu rừng thường xuyên bị đốt phá làm nương rãy và bị chăn thả với cường độ cao đến mức 
hệ sinh thái rừng không có năng lực hợp nhất sự kiện. Trong trường hợp này sự chuyển đổi 
từ rừng sang rừng thưa và trảng cây bụi là những bước tiến theo hướng đơn giản hóa hệ 
thống. Trên con đường đó một số hợp phần của toàn bộ hệ thống sống sót, nhưng nếu sự 
xáo trộn gay gắt hệ thống sẽ bị thay hoàn toàn bằng một hệ thống khác. 
 Khi nghiên cứu một sinh vật hoặc một hệ sinh thái chúng ta có thể xem xét chức 
năng bên trong của một tổ chức như vậy, và cả tập tính của nó đối với tín hiệu bên ngoài. 
Trong trường hợp này chúng ta có 2 cấp, một cấp cao hơn và một cấp thấp hơn. Đây là 
một mẫu chung cho nhiều tổ chức tự nhiên. Allen và Hoekstra (1992) phân biệt 5 tiêu chí 
tương quan với nhau trong khi xếp hạng các cấp cao hơn và thấp hơn: 

1. Những mối liên hệ mạnh (strong connections) tồn tại trong tổ chức nhưng chỉ 
những tín hiệu yếu (năng lượng, thông tin) vượt qua bề mặt. 

2. Tần số tương đối (relative frequency): đây là số lần một tổ chức lặp lại một hành 
vi, tần số của nó được xác định bởi đồng hồ bên trong. Những hệ bậc cao có thời 
gian quay lại dài hơn những hệ nhỏ. Có nhiều ví dụ: những động vật lớn như động 
vật ăn thịt ăn một hoặc hai lần trong ngày, nhưng những động vật nhỏ như chuột 
chù (chỉ nặng vài gam) trong vòng ít phút lại cần thức ăn để hoàn trả cho vận tốc 
trao đổi chất cao của chúng. 

3. Khung cảnh (context): môi trường nơi chứa cấp thấp hơn. 
4. Ngăn chặn (containment): trong một hệ thống lồng nhau cấp cao hơn có hành vi 

chậm hơn so với các phần của nó, trong đó toàn bộ là khung cảnh của các phần. 
5. Sự cưỡng ép (constraint): sự cưỡng ép có thể được xem như yếu tố giới hạn của 

một cấp. Điểm này và tần số là những tiêu chí quan trọng để sắp xếp các cấp và 
cho phép các hệ trở nên có thể dự đoán được. 
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1.4.  Hệ thống động và hệ thống tĩnh 
  

Có những hệ thống mà cấu trúc và giá trị các yếu tố của hệ không thay đổi trong suốt 
quá trình chúng ta xem xét hệ. Những hệ đó được gọi là hệ tĩnh. Tuy nhiên phần lớn các 
hệ mà ta gặp là hệ thống động. Đó là các hệ thống mà giá trị của một hay nhiều yếu tố của 
chúng thay đổi trong phạm vi thời gian mà chúng ta xem xét hệ. 
 Thường thì các hệ thống tĩnh là các hệ cơ học. Các hệ thống sống như hệ sinh thái 
bao giờ cũng là hệ thống động vì các quá trình sống thường diễn ra liên tục. 
 
1.5.  Thành phần của hệ thống động 
  

Một hệ động được cấu thành từ nhiều (thường rất nhiều) yếu tố với bản chất khác 
nhau được nối với nhau bằng vô số những mối liên hệ nhân quả. Người quan sát nhận 
được ấn tượng của một thể thống nhất, tức là một “hệ thống” từ chức năng của nó, chức 
năng này chỉ có thể được giải thích bằng các mối tương tác của các yếu tố khác nhau chứ 
không thể chỉ bằng các đặc điểm của các yếu tố này. Một cây là một cái gì đó hoàn toàn 
khác với các tế bào của nó hoặc khác với phản ứng hoá học của quá trình quang hợp. Mặt 
khác, hai thứ đó là những yếu tố chủ yếu của cây như một hệ. Các hệ và hành vi của chúng 
vì vậy được xác định thứ nhất bởi thành phần (‘yếu tố’) và thứ hai bởi mối tương quan giữa 
các yếu tố của nó (‘cấu trúc’). Không có thứ nào riêng lẻ là quyết định; phản ứng của hệ 
xuất phát từ tương tác của chúng. 
 Nếu xem xét các kiểu yếu tố của một hệ động người ta đi đến một sự phân loại 
nhất định đặc trưng cho tất cả các hệ động: 
 -Tham số 
 -Đại lượng ngoại vi 
 -Biến trạng thái 
 -Biến động của biến trạng thái 
 -Biến trung gian 
 Tham số là các đại lượng không đổi trong cả quá trình xem xét hệ thống. Thường 
đó là những hằng số tự nhiên, ví dụ gia tốc rơi tự do, hằng chiếu sáng của mặt trời. Trong 
các hệ sinh thái các tham số địa điểm mô tả hằng số đặc trưng của các điều kiện địa điểm 
như độ dốc, độ phơi sáng... 
 Các đại lượng ngoại vi là các biế ảnh hưởng đến hệ nhưng không bị hệ ảnh hưởng 
lại. Các ví dụ là: lượng mưa xuống một cánh đồng hoặc bức xạ xuống một cánh rừng. 
Thường các đại lượng ngoại vi cũng không thay đổi trong thời gian ta xem xét hệ thống. 
 Giá trị hiện thời của các biến trạng thái đặc trưng cho trạng thái hiện thời của hệ 
thống. Vì vậy chúng có tầm quan trọng trung tâm đối với sự phát triển của hệ và cho việc 
mô tả, mô phỏng hệ. Thường giá trị những biến trạng thái này có thể xác định trực tiếp 
bằng đếm hoặc đo, ví dụ sinh khối của một khu rừng, nước trong một hồ chứa, dân số 
trong một làng hoặc tổng cộng tài nguyên có được. Đôi khi các biến trạng thái này không 
phải rõ ràng như thế (ví dụ động năng của 1 cái xe hoặc một khối dao động). Đôi khi khó 
hoặc không thể đo được các biến trạng thái đóng vai trò trung tâm. Một ví dụ là “tính hấp 
dẫn” của một thành phố, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nó có thể có ảnh hưởng quyết 
định đến sự phát triển tiếp theo của thành phố. 
 Vì các giá trị ban đầu của biến trạng thái quyết định sự phát triển tiếp theo của hệ 
và vì thế phải được biết. Rõ ràng có sự khác biệt giữa việc một ao cá ban đầu chứa 100 hay 
1000 con cá, thậm chí kể cả khi tỉ lệ phát triển ở hai trường hợp là như nhau. 
 Biến động của biến trạng thái xác định các biến trạng thái tăng hay giảm bao nhiêu 
trong một đơn vị thời gian. Vì vậy phải biết chúng để xác định sự phát triển tiếp theo của 
hệ. Ví dụ cho biến động của biến trạng thái là: tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết của dân số, dòng 
chảy ra và dòng chảy vào của 1 hồ, tổng số tinh bột được tạo ra trong lá cây trong một đơn 
vị thời gian, hoặc năng lượng mà động vật tiêu hao trong 1 đơn vị thời gian. 
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 Các biến trung gian là những biến thay đổi liên tục do sự thay đổi của trạng thái hệ 
thống, tức là của các biến trạng thái. Ví dụ, lượng thức ăn một nhóm dân cư sử dụng là 
phép nhân của dân số (một biến trạng thái) với mức sử dụng thức ăn trên đầu người (một 
tham số). Trong trường hợp này lượng thức ăn mà nhóm dân cư sử dụng (tức là một biến 
trung gian) cũng là một phần trong biến động của một biến trạng thái: lượng thức ăn có 
được. Tuỳ thuộc vào hệ, các biến trung gian có thể là kết quả của sự kết hợp của các biến 
trung gian và biến trạng thái khác. 
 Việc thấu hiểu vấn đề, rằng các hệ thống động khác nhau bao gồm những dạng 
yếu tố hệ thống như nhau làm cho việc phân tích hệ thống đơn giản hơn nhiều. Người ta có 
thể dùng cùng những hệ thống ký hiệu, cùng những biểu tượng, cùng sự mô tả toán học và 
cùng các chương trình máy tính để nghiên cứu sự phát triển của những hệ thống động 
hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên không có nghĩa là các hệ giống nhau về yếu tố và cấu trúc 
tương tác. Ngược lại, mỗi hệ có các yếu tố và cấu trúc tương tác đặc trưng của mình. 
 
1.6. Phân tích hệ thống, mô hình hóa và mô phỏng 
 

Mục đích của việc phân tích hệ thống là để hiểu rõ hơn về một hệ nào đó, thường 
là nhằm có được những giải pháp quản lý tốt hơn. Việc này bao hàm việc mô tả cấu trúc 
hệ thống và các quá trình của nó. Sự mô tả phải có khả năng cung cấp câu trả lời cho 
những câu hỏi đặc biệt liên quan đến phản ứng của hệ thống trong những điều kiện thay 
đổi nhất định. Rõ ràng một sự mô tả tĩnh về hệ thường không thể là thoả đáng. Vì vậy việc 
phân tích hệ thống có mục đích cố gắng phát triển một mô hình đại diện cho hệ thật, có 
phản ứng giống như phản ứng của hệ thật. Tất nhiên mô hình không bao giờ phức tạp như 
bản thân hệ thật. 

Lý thuyết hệ thống đã có những tiến bộ vượt bậc và đã đi đến chỗ công nhận một 
thực tế, là mặc dù các hệ thống tự nhiên có thể hoàn toàn khác nhau về mặt vật lý nhưng 
chúng vẫn tuân thủ những quy luật hệ thống chung. Chính vì vậy mà có thể mô tả hệ thống 
bằng những phương trình. Các yếu tố của hệ thống có thể chia thành ba nhóm: yếu tố 
không đổi (được đại diện bằng 1 hằng số trong mô hình), yếu tố trung gian (được đại diện 
bằng 1 biến trung gian trong mô hình) và yếu tố trạng thái (được đại diện bằng 1 biến 
trạng thái trong mô hình). Trong khi hằng số không đổi, biến trung gian thay đổi theo thời 
gian, thì biến trạng thái như là bộ nhớ của hệ thống: nó cho biết trạng thái của hệ thống tại 
mỗi thời điểm, nó là cơ sở để tính toán các biến trung gian, trong đó có cả hệ số biến đổi 
của biến trạng thái. 

Trong diễn đạt toán học của hệ, biến động của mỗi biến trạng thái được thể hiện 
bằng một phương trình vi phân. Trong các mô hình hệ động việc tính tích phân của các 
phương trình biến trạng thái được thực hiện bằng phương pháp số học. Giá trị mới của biến 
trạng thái được tính bằng việc tăng giá trị cũ thêm phần biến động của biến trạng thái 
trong bước thời gian xen giữa. Ví dụ sau thể hiện thủ tục tính toán cho biến trạng thái sinh 
khối: 

 Sinh khối hiện tại = sinh khối quá khứ + biến động sinh khối  
Tuy nhiên với tư cách là một bộ phận của ngành toán học, lý thuyết hệ thống chỉ 

có thể cung cấp giải pháp cho những vấn đề hệ thống tương đối đơn giản mà không có khả 
năng giải quyết đa số các vấn đề phức tạp tồn tại trên thực tế. Mô phỏng máy tính là công 
cụ hữu hiệu cho phép các nhà phân tích hệ thống tìm được những giải pháp đáng tin cậy 
trong những vấn đề phức tạp của thực tiễn. 

Việc thấu hiểu vấn đề, rằng các hệ thống động khác nhau bao gồm những dạng 
yếu tố hệ thống như nhau làm cho việc phân tích đơn giản hơn nhiều. Người ta có thể dùng 
cùng những hệ thống ký hiệu, cùng những biểu tượng, cùng sự mô tả toán học và cùng các 
chương trình máy tính để nghiên cứu sự phát triển của những hệ thống động hoàn toàn 
khác nhau. Tuy nhiên không có nghĩa là các hệ giống nhau về yếu tố và cấu trúc. Ngược 
lại, mỗi hệ có cấu trúc và các yếu tố đặc trưng của mình. Trên thực tiễn điều này cũng có 
nghĩa là cần chia việc phân tích làm hai phần: thứ nhất, chúng ta cần một sự mô tả thật gần 
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với thực tế đặc trưng cho từng trường hợp hệ thống cần mô hình hoá; thứ hai, chúng ta cần 
1 chương trình có thể thực hiện việc mô hình hoá cho các mô hình hệ thống nói chung. 

Hệ thực đặt ra vấn đề quản lý, vấn đề đó quyết định mục đích của mô hình. Mục 
đích mô hình quyết định việc nghiên cứu hệ thống. Bước đầu là việc xây dựng một mô 
hình bằng lời: chủ yếu là sự mô tả các yếu tố và hành vi của nó ngắn gọn bằng lời ở mức 
độ chúng có liên quan đến mục đích của mô hình. Mô hình bằng lời này phải dựa trên sự 
quan sát và nghiên cứu hệ thực một cách thấu đáo và nó thường dựa vào sự hiểu biết và 
đánh giá của các chuyên gia quen thuộc với các phương diện được quan tâm của hệ thống. 
Thêm vào đó người phân tích hệ thống sử dụng phép suy diễn và quy nạp để đáp ứng các 
thông tin còn thiếu và để đạt được một hình ảnh rõ ràng bằng lời cũng như trong trí tưởng 
tượng về hệ thống và về các quá trình của nó. Sau khi có mô hình bằng lời, để thể hiện 
sinh động cấu trúc và tương tác giữa các yếu tố hệ thống, người ta thường vẽ sơ đồ mô 
phỏng. 

Một số nghiên cứu hệ thống có thể kết thúc ở điểm này vì đã có được thông tin mới 
đầy đủ cho việc quản lý hệ tốt hơn trước. Tuy nhiên hành vi của đa số các hệ phức tạp 
không thể được dự đoán một cách đáng tin cậy chỉ dựa trên cơ sở của việc nghiên cứu 
bằng lời. Vì vậy bước tiếp theo là sự chuyển đổi thông tin bằng lời và sơ đồ thành một mô 
hình dưới dạng công thức (mô hình toán hoặc lô gích), một mô hình cho phép phân tích 
hành vi của hệ trong những điều kiện khác nhau, bằng cả việc phân tích lẫn việc mô phỏng 
bằng số hoặc lô gích. 

Kết quả của việc chạy mô phỏng lần đầu với mô hình mới được phát triển thường 
không cho ra sự phù hợp với hệ thực và sẽ chỉ ra những nhược điểm trong sự diễn đạt mô 
hình. Vì vậy một giai đoạn thử tỉ mỉ là một phần cần thiết của bất kỳ sự phát triển mô hình 
nào. Việc thử mô hình phải bao trùm toàn bộ khoảng hành vi của hệ thống có liên quan 
đến mục đích của mô hình. Những sự không nhất quán quan sát được sẽ giúp ta cải thiện 
sự diễn đạt mô hình và các tham số của nó. Mục tiêu của giai đoạn thử này là nâng cao mô 
hình tới điểm mà nó có thể được sử dụng như một sự đại diện hợp lệ của hệ thực trong 
khuôn khổ mục đích đã được mô tả trước của mô hình. 

Như vậy, quá trình phân tích hệ, phát triển một mô hình và chạy mô hình gồm các 
bước như sau: (1) đặt vấn đề, (2) mô hình bằng lời, (3) sơ đồ mô phỏng, (4) định lượng và 
viết mô hình toán, (5) lập trình, (6) chạy mô hình, (7) thử và hợp lý hóa mô hình. 

Khi nghiên cứu kỹ hơn ta thấy thực tiễn phức tạp tới mức làm cho ta nghi ngờ rằng 
một chương trình máy tính có thể thâu tóm được. Một cây cấu tạo từ vô số lá và rễ, không 
thể đếm hoặc đo với một sự cố gắng có thể chấp nhận được. Đó là chưa nói đến hướng 
mọc của lá, sự che lấn bởi các lá khác, các chức năng của từng tế bào... Về nguyên tắc đây 
là vấn đề đặt ra cho hầu hết các mô hình, từ nhỏ đến lớn. Rõ ràng chỉ có thể nghiên cứu hệ 
thống với một cố gắng hợp lý nếu biết gộp các đại lượng. Thay cho việc mô tả từng chiếc 
lá người ta sử dụng một đại lượng gộp như tổng diện tích bề mặt lá. Thay cho việc mô tả 
từng phụ nữ trong tuổi sinh đẻ người ta tính tổng số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Sau đó 
người ta sử dụng số liệu thực nghiệm (thường là các số liệu thống kê) để mô tả sự hoạt 
động của các đại lượng gộp này (ví dụ năng xuất quang hợp của một mét vuông lá đối với 
độ chiếu sáng cho trước hoặc số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 
Bằng cách đó người ta thể hiện được toàn bộ hệ một cách xác thực mặc dù có sự đơn giản 
hoá đáng kể do việc gộp các đại lượng. 
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2. Giới thiệu chương trình MM&S  
 
MM&S là tên viết tắt của Mathematical Modelling and Simulation. Khi khởi động 

chương trình và chạy mô hình cửa sổ chính của chương trình có thể có 4 dạng cửa sổ con 
như hình 2.1 dưới đây, đó là cửa sổ văn bản, cửa sổ bảng, cửa sổ đồ thị và cửa sổ sơ đồ mô 
phỏng. 

 

 
 Hình 2.1: Cửa sổ chính và các cửa sổ con của chương trình 
 
Mô hình có thể được diễn đạt dưới dạng công thức, soạn thảo trong cửa sổ văn bản 

rồi lưu vào tệp. Mô hình cũng có thể được diễn đạt dưới dạng sơ đồ mô phỏng. Khi sơ đồ 
mô phỏng đã hoàn thiện, có thể xuất mô hình từ sơ đồ sang dạng văn bản và lưu vào một 
tệp. 

Có thể chạy mô hình từ tệp mô hình dạng văn bản hoặc từ sơ đồ mô phỏng. Nếu 
chạy mô hình từ tệp mô hình dạng văn bản ta vào trình đơn ‘mô hình’ rồi chọn ‘chạy’ 
hoặc kích chuột vào nút chạy mô hình trên thanh công cụ của cửa sổ chính. Nếu chạy mô 
hình từ sơ đồ mô phỏng ta kích chuột vào nút chạy mô hình trên thanh công cụ của cửa sổ 
sơ đồ mô phỏng. 

Sau khi hoàn thành việc tính toán mô phỏng chương trình sẽ đưa kết quả lên một 
cửa sổ bảng, chương trình cũng hỏi người dùng có muốn lưu kết quả tính toán vào tệp hay 
không. Sau đó ta có thể vẽ đồ thị thời gian hoặc đồ thị pha bằng việc kích chuột vào nút vẽ 
đồ thị trên thanh công cụ của cửa sổ chính. Cũng tại đây ta có thể phân tích độ nhạy của 
hệ đối với giá trị của tham số hoặc giá trị ban đầu của biến trạng thái. 
 
2.1. Cửa sổ chính của chương trình 
2.1.1. Trình đơn của chương trình 

 
Trình đơn 'Cửa sổ con': Trong trình đơn này có 5 nhóm trình đơn con. 
- Nhóm trình đơn con thứ nhất được dùng để sắp xếp các cửa sổ con và các biểu 

tượng của cửa sổ con. Nhóm này có 3 trình đơn con, đó là: 
+ 'Xếp chồng’: Trình đơn con này dùng để ra lệnh cho chương trình sắp xếp các 

cửa sổ con theo kiểu chồng lên nhau. 
+ 'Xếp ô’: Trình đơn con này dùng để ra lệnh cho chương trình sắp xếp các cửa sổ 

con theo kiểu chia «. 
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+ 'Sắp xếp biểu tượng’: Trình đơn con này dùng để ra lệnh cho chương trình sắp 
xếp các biểu tượng cửa sổ con thành hàng sát cạnh dưới của cửa sổ chính của chương 
trình. 

- Nhóm trình đơn con thứ 2 có 2 trình đơn con, đó là: 
+ 'Đưa hết về dạng biểu tượng’: Trình đơn con này dùng để ra lệnh cho chương 

trình thu nhỏ hết các cửa sổ con về dạng biểu tượng và sắp xếp chúng thành hàng sát cạnh 
dưới của cửa sổ chính của chương trình. 

+ 'Đưa hết về dạng cửa sổ’: Trình đơn con này dùng để ra lệnh cho chương trình 
đưa hết các biểu tượng của các cửa sổ con trở lại dạng cửa sổ. Các cửa sổ mới được phục 
hồi này sẽ có vị trí và trạng thái hệt như trước khi chúng bị thu nhỏ thành biểu tượng. 

- Nhóm trình đơn con thứ 3 được dùng để di chuyển giữa các cửa sổ con. Nhóm 
này có 2 trình đơn con, đó là: 

+ 'Cửa sổ trước’: Chọn trình đơn con này để di chuyển về cửa sổ con được ra trước 
cửa sổ con hiện hành. 

+ 'Cửa sổ sau’: Chọn trình đơn con này để chuyển về cửa sổ con được mở ra sau 
cửa sổ con hiện hành. 

- Nhóm trình đơn con thứ 4 được dùng để đóng các cửa sổ con. Nhóm này có 2 
trình đơn con, đó là: 

+ 'Đóng cửa sổ con hiện hành’: Chọn trình đơn con này để đóng cửa sổ con hiện 
hành. 

+'Đóng hết các cửa sổ con’: Chọn trình đơn con này để đóng hết các cửa sổ con 
của chương trình, kể cả những cửa sổ con đã được thu nhỏ về dạng biểu tượng. 

- Nhóm trình đơn con thứ 5 chỉ gồm 1 trình đơn con, đó là: ‘Ra khỏi chương trình’.  
Ngoài ra, nếu có cửa sổ con đang mở, trong trình đơn ‘Cửa sổ con’, ở dưới cùng 

còn có treo danh sách các cửa sổ con đang mở để người dùng có thể chọn chuyển đến một 
cửa sổ con bất kỳ. 

Trình đơn ‘Tệp’: Trong trình đơn này có 2 nhóm trình đơn con. 
- Nhóm trình đơn con thứ nhất được dùng để làm việc với tệp, gồm 3 trình đơn 

con: 
+ 'Mở tệp': Chọn trình đơn con này để mở một tệp mới. Trình đơn con này 

có giá trị như nút 'Mở tệp' trên thanh công cụ của cửa sổ chính. 
+ 'Lưu tệp': Chọn trình đơn con này để chương trình lưu nội dung cửa sổ 

con hiện hành vào tệp. Trình đơn con này có giá trị như nút 'Lưu tệp' trên thanh công cụ 
của cửa sổ chính. 

+ 'Lưu vào tệp': Chọn trình đơn con này để chương trình hiện hộp thoại lưu 
tệp cho ta chọn vị trí và tên, hoặc gõ tên mới cho tệp trước khi chương trình lưu nội dung 
cửa sổ hiện hành vào tệp. 

- Nhóm trình đơn con thứ hai của trình đơn 'Tệp' gồm 2 trình đơn con: 
+ 'Chỉnh máy in': Trình đơn con này dùng để chỉ thị cho máy hiện hộp 

thoại chỉnh chế độ in, giống như nút 'Chỉnh chế độ in' trên thanh công cụ của cửa sổ 
chính. 

+'In': Chọn trình đơn con này để chương trình in cửa sổ con hiện hành dưới 
dạng tranh. Trình đơn con này có giá trị như nút 'Lệnh in' trên thanh công cụ của cửa sổ 
chính. 

Trình đơn 'Mô hình dạng văn bản': Trong trình đơn này có hai trình đơn con: 
+'Tạo cửa sổ mới': Trình đơn con này dùng để chỉ thị cho chương trình tạo 

ra một cửa sổ văn bản mới. 
+'Tạo cửa sổ mới/Mở tệp': Chọn trình đơn con này để chương trình hiện 

hộp thoại mở tệp văn bản cho ta chọn tệp cần mở rồi tạo cửa sổ con để hiển thị nội dung 
tệp đã chọn. 

Trình đơn 'Đồ thị': Giống như trình đơn 'Văn bản', trình đơn này có 2 trình đơn 
con: 
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+'Tạo cửa sổ mới': Trình đơn con này dùng để chỉ thị cho chương trình tạo 
ra một cửa sổ đồ thị mới. 

+'Tạo cửa sổ mới/Mở tệp': Chọn trình đơn con này để chương trình hiện 
hộp thoại mở tệp đồ thị cho ta chọn tệp cần mở rồi tạo cửa sổ con để hiển thị nội dung tệp 
đã chọn. 

Trình đơn 'Sơ đồ mô phỏng': Giống như hai trình đơn 'Văn bản' và 'Đồ thị', trình 
đơn này có 2 trình đơn con: 

+'Tạo cửa sổ mới': Trình đơn con này dùng để chỉ thị cho chương trình tạo 
ra một cửa sổ sơ đồ mô phỏng mới. 

+'Tạo cửa sổ mới/Mở tệp': Chọn trình đơn con này để chương trình hiện 
hộp thoại mở tệp sơ đồ mô phỏng cho ta chọn tệp cần mở rồi tạo cửa sổ con để hiển thị 
nội dung tệp đã chọn. 

Trình đơn 'Bảng': Trình đơn này có 3 trình đơn con: 
+'Tạo cửa sổ mới': Trình đơn con này dùng để chỉ thị cho chương trình tạo 

ra một cửa sổ bảng mới. 
+'Tạo cửa sổ mới/Mở tệp': Chọn trình đơn con này để chương trình hiện 

hộp thoại mở tệp bảng cho ta chọn tệp cần mở rồi tạo cửa sổ con để hiển thị nội dung tệp 
bảng đã chọn. 

+'Lưu dưới dạng tệp văn bản': Chọn trình đơn con này để chương trình 
hiện hộp thoại lưu tệp văn bản cho ta chọn tên tệp cần lưu hoặc gõ tên mới và lưu bảng 
trong cửa sổ hiện hành vào tệp dạng văn bản. 

Trình đơn 'Thực hiện': Trình đơn này có 2 trình đơn con: 
+'Chạy mô hình': Chọn trình đơn con này để chương trình hiện hộp thoại 

chạy mô hình cho ta thực hiện các lựa chọn trước khi chạy mô hình từ tệp văn bản trên 
đĩa. 

+'Vẽ đồ thị': Nếu một mô hình đã được chạy, có thể chọn trình đơn con này 
để vẽ đồ thị mô phỏng biến động của các biến của mô hình. Trình đơn con này có giá trị 
như Nút vẽ đồ thị trên thanh công cụ của cửa sổ chính. 

Trình đơn 'Trợ giúp': Trình đơn này có 3 trình đơn con: 
+'Nội dung': Chọn trình đơn con này để chương trình khởi động hệ thống 

trợ giúp. 
+'Thông tin hệ thống': Chọn trình đơn con này để chương trình hiển thị hộp 

thoại thông tin hệ thống. 
+'Tác giả': Chọn trình đơn con này để chương trình hiển thị hộp thoại 

thông tin về tác giả. 
 
2.1.2. Thanh công cụ của cửa sổ chính của chương trình 
  

- Nút mở tệp  
- Khi ta kích chuột vào nút này chương trình sẽ hiển thị hộp thoại mở tệp, khi ta đã chọn 
tệp và kích vào nút OK 
 -> nếu có cửa sổ con hiện hành phù hợp với tệp được chọn -> chương trình làm 
thủ tục đóng tệp hiện hành (nếu tệp đã bị thay đổi mà chưa được lưu thì hỏi ý kiến người 
dùng về việc lưu tệp đó và nếu người dùng đồng ý thì lưu) -> mở tệp được chọn vào cửa 
sổ hiện hành. 
 -> nếu cửa sổ con hiện hành không phù hợp với tệp được chọn chương trình sẽ mở 
cửa sổ con phù hợp và mở tệp đã được chọn vào đó. 
- Chương trình làm việc với các tệp sau: đuôi '*.tbl' là tệp bảng, đuôi '*.vec' là tệp sơ đồ 
mô phỏng, đuôi '*.bmp' là tệp đồ thị ảnh, đuôi '*.stm' là tệp đồ thị mô phỏng, đuôi ‘*.ptm’ 
là tệp mô hình dạng văn bản, đuôi '*.txt' là tệp văn bản 
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- Nếu tệp có đuôi khác với các đuôi trên chương trình sẽ làm thủ tục kiểm tra lưu tệp cho 
các cửa sổ con đang mở và đóng chúng lại rồi truyền lệnh mở tệp cho trình duyệt Internet 
Explorer. 

- Nút lưu tệp  
- Khi ta kích chuột vào nút này chương trình sẽ lưu tệp trong cửa sổ hiện hành vào đĩa. 
Nếu tệp trong cửa sổ hiện hành chưa được lưu lần nào chương trình sẽ hiển thị hộp thoại 
lưu tệp để người dùng chọn tên tệp trên đĩa hoặc gõ tên mới cho tệp. 

- Nút chọn toàn bộ  
- Nút này dùng cho cửa sổ văn bản. Khi ta kích chuột vào nút này, nếu cửa sổ hiện hành là 
cửa sổ văn bản, toàn bộ nội dung của cửa sổ sẽ được bôi đen. 

- Nút tìm kiếm  
- Nút này dùng cho cửa sổ văn bản. Khi ta kích chuột vào nút này, nếu cửa sổ hiện hành là 
cửa sổ văn bản, chương trình sẽ hiện hộp thoại tìm kiếm. 

- Nút tìm và thay thế  
- Nút này dùng cho cửa sổ văn bản. Khi ta kích chuột vào nút này, nếu cửa sổ hiện hành là 
cửa sổ văn bản, chương trình sẽ hiện hộp thoại tìm và thay thế. 

- Nút chọn phông chữ  
- Nút này dùng để thay phông chữ trong các cửa sổ con. Khi ta kích chuột vào nút này 
chương trình sẽ hiện hộp thoại chọn phông chữ. 

- Nút chọn màu  
- Nút này dùng để chọn màu cho cửa sổ đồ thị và cửa sổ bảng. Khi ta kích chuột vào nút 
này chương trình sẽ hiện hộp thoại chọn màu. 

- Nút lệnh in  
- Nút này dùng để in một cửa sổ con. Khi ta kích chuột vào nút này chương trình sẽ in cửa 
sổ con hiện hành. 

- Nút chỉnh chế độ in  
- Nút này dùng để chỉnh chế độ in. Khi ta kích chuột vào nút này chương trình sẽ hiện hộp 
thoại chỉnh chế độ in. 

- Nút lệnh cắt bỏ  
- Nút này dùng cho cửa sổ văn bản. Khi ta kích chuột vào nút này chương trình sẽ cắt 
phần đã được đánh dấu chọn trong cửa sổ con hiện hành. 

- Nút lệnh xóa  
- Nút này dùng cho cửa sổ văn bản. Khi ta kích chuột vào nút này chương trình sẽ xóa 
phần đã được đánh dấu chọn trong cửa sổ con hiện hành. 

- Nút lệnh chuyển vào 
- Nút này dùng cho cửa sổ văn bản và cửa sổ đồ thị. Khi ta kích chuột vào nút này chương 
trình sẽ chuyển nội dung trong bảng trung chuyển (Clipboard) của Windows vào điểm 
chèn trong cửa sổ văn bản hoặc vào cửa sổ đồ thị hiện hành. 

- Nút bỏ lệnh sửa văn bản  
- Nút này dùng cho cửa sổ văn bản. Khi ta kích chuột vào nút này chương trình sẽ phục 
hồi trạng thái trước lệnh sửa văn bản cuối cùng, trừ lệnh xóa hết. 

- Nút sao chép  
- Nút này dùng cho cửa sổ văn bản và cửa sổ bảng. Khi ta kích chuột vào nút này chương 
trình sẽ sao phần văn bản đã được đánh dấu chọn trước đó và lưu trong bảng trung chuyển 
(Clipboard) của Windows. 

- Nút xóa sạch văn bản  
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- Nút này dùng cho cửa sổ văn bản. Khi ta kích chuột vào nút này chương trình sẽ xóa văn 
bản trong cửa sổ con hiện hành. Sau lệnh này không thể phục hồi văn bản được nữa. 

- Nút chạy mô hình  
- Nút này dùng để ra lệnh chạy mô hình từ tệp mô hình dạng văn bản (.ptm) lưu trên đĩa. 
Khi ta kích chuột vào nút này chương trình sẽ hiện hộp thoại chạy mô hình. 

- Hộp chỉnh vận tốc vẽ đồ thị  
- Hộp này dùng để chỉnh vận tốc vẽ đồ thị. Bằng cách giảm vận tốc vẽ đồ thị ta có thể mô 
phỏng biến động các yếu tố của hệ. Hơn nữa, kết hợp với việc tạm dừng vẽ đồ thị ta có 
thể quan sát kỹ hơn biến động các yếu tố của hệ. 

- Nút vẽ đồ thị  
- Nút này dùng để ra lệnh vẽ đồ thị từ kết quả tính toán mô phỏng cuối cùng kể từ khi 
chạy chương trình. Khi ta kích chuột vào nút này chương trình sẽ hiện hộp thoại vẽ đồ thị 
và ta có thể thực hiện các lựa chọn cho việc vẽ đồ thị. 

- Hộp chỉnh kích cỡ  
- Nếu cửa sổ hiện hành là cửa sổ vẽ đồ thị ta kích chuột vào nút lên hoặc xuống để chỉnh 
X (bề rộng đồ thị) hoặc chỉnh Y (chiều cao của đồ thị) tăng lên hoặc giảm đi.  
- Nếu cửa sổ hiện hành là cửa sổ vẽ sơ đồ mô phỏng ta kích chuột vào nút lên hoặc xuống 
để chỉnh bề rộng (X) hoặc chiều cao (Y) của bảng vẽ. 
- Nếu cửa sổ hiện hành là cửa sổ bảng ta kích chuột vào nút lên xuống để chỉnh bề rộng 
của cột bảng (X) hoặc chiều cao (Y) của dòng bảng. 
 
2.1.3. Chạy mô hình dạng văn bản 

 
Để chạy mô hình dạng văn bản lưu trong tệp (.ptm) ta kích chuột vào nút chạy mô 

hình trên thanh công cụ của cửa sổ chính của chương trình. Khi ta kích chuột vào nút này 
chương trình sẽ hiện hộp thoại chạy mô hình. Để chỉ định tệp mô hình ta kích chuột vào 
nút 'Tìm'. Để chỉ định có lưu kết quả vào tệp hay không, ta chọn một trong hai phương án 
ở khung 'Lưu kết quả'. Để chỉ định tệp lưu kết quả tính toán mô hình ta gõ tên tệp trực tiếp 
vào ô 'Ghi kết quả vào:' hoặc kích chuột vào nút 'Tìm' bên cạnh để chỉ định đường dẫn và 
tên tệp lưu kết quả tính toán mô phỏng. Khi đã thực hiện xong các lựa chọn, ta kích chuột 
vào nút 'Thực hiện' để chương trình thực hiện việc tính toán mô phỏng, hoặc kích chuột 
vào nút 'Thôi bỏ' để ngừng việc tính toán mô phỏng. 

Nếu ta kích chuột vào nút 'Thực hiện', chương trình sẽ thực hiện việc tính toán mô 
phỏng, sau đó mở một cửa sổ bảng để hiển thị kết quả tính toán, và cuối cùng thì chuyển 
nút vẽ đồ thị từ trạng thái không sử dụng được sang trạng thái có thể sử dụng được. Khi 
đó ta có thể kích chuột vào nút này để vẽ đồ thị mô phỏng biến động của các yếu tố của hệ 
thống. 
 
2.1.4. Mô phỏng biến động các yếu tố hệ thống bằng đồ thị 

 
Khi đã tính toán mô phỏng cho mô hình xong, nút vẽ đồ thị sẽ ở trạng thái có thể 

sử dụng được. Để vẽ đồ thị mô phỏng ta kích chuột vào nút này. Khi đó hộp hội thoại vẽ 
đồ thị sẽ mở ra. Trên đó có ba trang lựa chọn là 'Đồ thị thời gian', 'Đồ thị pha', và 'Phân 
tích độ nhạy'. 

Chọn trang 'Đồ thị thời gian' để vẽ đồ thị mô phỏng biến động của các yếu tố hệ 
thống theo thời gian. Phía trên trang này có danh sách 'Các biến' ở bên trái và danh sách 
'Vẽ cho các biến' ở bên phải. Giữa hai danh sách này là các nút műi tên để di chuyển. Mỗi 
khi ta chọn một hay nhiều tên biến ở danh sách bên trái, műi tên sang phải sẽ được kích 
hoạt. Khi ta kích chuột vào nút műi tên sang phải này, các biến đã được chọn của danh 
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sách bên trái sẽ được chuyển sang danh sách bên phải. Cűng như vậy, khi ta chọn một hay 
nhiều tên biến ở danh sách bên phải, műi tên sang trái sẽ được kích hoạt. Khi ta kích 
chuột vào műi tên sang trái này, các biến đã được chọn của danh sách bên phải sẽ được 
chuyển sang danh sách bên trái. Còn khi ta chọn một hay nhiều tên biến ở cả hai danh 
sách (bên trái và bên phải), cả hai műi tên trên và műi tên hai chiều sẽ cùng được kích 
hoạt. Kích chuột vào műi tên sang trái hoặc műi tên sang phải sẽ có tác dụng như trên. 
Khi ta kích chuột vào műi tên hai chiều, các biến đã được chọn của danh sách bên phải sẽ 
được chuyển sang danh sách bên trái, còn các biến đã được chọn của danh sách bên trái sẽ 
được chuyển sang danh sách bên phải. Phía dưới bên trái trang này có khung lựa chọn 'Tỷ 
lệ'. Nếu chọn 'Tỷ lệ chung', khi vẽ đồ thị, giá trị cao nhất và thấp nhất chung của các biến 
đã được chọn sẽ được chương trình sử dụng để làm điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị. 
Nếu chọn 'Tỷ lệ riêng', giá trị cao nhất và thấp nhất của từng biến đã được chọn sẽ được 
chương trình sử dụng để căn vẽ đồ thị. 

Chọn trang 'Đồ thị pha' để vẽ đồ thị mô phỏng tương quan biến động của hai yếu 
tố hệ thống theo thời gian. Bên trái trang này có danh sách 'Các biến', ở giữa có hai nút 
műi tên và bên phải có hai hộp chữ. Khi ta chọn một tên biến ở danh sách bên trái rồi kích 
chuột vào một trong hai nút műi tên ở giữa, tên biến đó sẽ được hiện ở hộp chữ tương ứng 
bên phải. Khi ta chọn đủ hai biến vào hai hộp chữ ở bên phải và kích chuột vào nút 'Thực 
hiện' ở phía dưới, chương trình sẽ vẽ đồ thị pha cho 2 biến đó. Nếu ta kích chuột vào nút 
'Thôi bỏ' chương trình sẽ đóng 'Hộp thoại vẽ đồ thị' lại và ngừng việc vẽ đồ thị. 

Chọn trang 'Phân tích độ nhạy' để đặt khoảng biến thiên cho biến điều khiển (giá 
trị đầu của biến trạng thái hoặc hằng số) và bước nhảy. Sau khi đặt xong ta chọn mục 'Có' 
trong khung 'Thực hiện phân tích độ nhạy' và chuyển sang trang trang 'Đồ thị thời gian' 
hoặc trang 'Đồ thị pha' để vẽ đồ thị. Khi đó chương trình sẽ vẽ liên tiếp đồ thị của các biến 
hệ thống được tính theo các giá trị biến thiên của biến điều khiển. Sự thay đổi của đồ thị 
cho ta thấy ảnh hưởng của biến động yếu tố điều khiển đối với các biến hệ thống khác. 
 
2.2. Cửa sổ vẽ sơ đồ mô phỏng 
2.2.1. Thanh công cụ của cửa sổ sơ đồ mô phỏng 

- Nút vào chế độ vẽ biểu tượng biến trạng thái  
- Sau khi kích chuột vào nút này, kích chuột vào trong cửa sổ sơ đồ mô phỏng để chương 
trình sẽ vẽ biểu tượng biến trạng thái tại vị trí kích chuột. 

- Nút vào chế độ vẽ biểu tượng biến trung gian  
- Sau khi kích chuột vào nút này, kích chuột vào trong cửa sổ sơ đồ mô phỏng để chương 
trình vẽ biểu tượng biến trung gian tại vị trí kích chuột. 

- Nút vào chế độ vẽ biểu tượng hằng số  
- Sau khi kích chuột vào nút này và kích chuột vào trong cửa sổ sơ đồ mô phỏng, chương 
trình sẽ vẽ biểu tượng hằng số tại vị trí kích chuột. 

- Nút vào chế độ vẽ liên kết  
- Sau khi kích chuột vào nút này và nhấp chuột lên biểu tượng của một biến trạng thái, 
hoặc một biến trung gian, hoặc một hằng số, rồi di chuột đến một biến trạng thái hoặc một 
biến trung gian khác, chương trình sẽ vẽ liên kết giữa hai yếu tố đó của hệ thống. 

- Nút vào chế độ xóa yếu tố của hệ thống  
- Sau khi kích chuột vào nút này và kích chuột lên biểu tượng của một biến trạng thái, 
hoặc một biến trung gian, hoặc một tham số, hoặc điểm đầu/điểm cuối của một đường liên 
kết, chương trình sẽ xóa đối tượng đó của hệ thống. 

- Nút chỉnh độ lớn của khong đánh dấu điểm đầu, điểm cuối của các liên kết  
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- Khi kích chuột vào nút này chương trình sẽ thay đổi độ lớn của khong đánh dấu điểm 
đầu và điểm cuối của các liên kết từ to thành nhỏ hoặc ngược lại. 

- Nút chỉnh từ có vẽ khong đánh dấu điểm cuối của các liên kết thành không vẽ, hoặc 
ngược lại 
- Khi kích chuột vào nút này chương trình sẽ thay đổi từ có vẽ khong đánh dấu điểm cuối 
của các liên kết thành không vẽ, hoặc ngược lại. 

- Nút chỉnh từ có hiển thị số thứ tự của các biến thành không hiển thị số thứ tự, hoặc 
ngược lại 
- Khi kích chuột vào nút này chương trình sẽ thay đổi từ có hiển thị số thứ tự của các biến 
thành không hiển thị, hoặc ngược lại. 

- Nút kiểm tra tính hoàn thiện của sơ đồ mô phỏng 
- Khi kích chuột vào nút này chương trình sẽ kiểm tra tính hoàn thiện của sơ đồ mô phỏng 
về các phương diện: tất cả các yếu tố đã được liên kết thành một mạng chưa, các biến đầu 
vào đã được sử dụng hết chưa, sau đó mở một cửa sổ để thông báo kết quả kiểm tra. 

- Nút chạy mô hình  
- Kích chuột vào nút này để ra lệnh chạy mô hình từ sơ đồ mô phỏng. 

- Nút xuất sơ đồ mô phỏng ra tệp văn bản 
-Kích chuột vào nút này để ra lệnh xuất mô hình từ sơ đồ mô phỏng ra tệp mô hình dạng 
văn bản. 

- Nút chuyển đổi giữa hiển thị tên biến và hiển thị tên yếu tố hệ thống 
-Kích chuột vào nút này có tác dụng chuyển từ trạng thái hiển thị tên biến đại diện các 
yếu tố của hệ thống sang trạng thái hiển thị tên các yếu tố của hệ thống, hay ngược lại. 
 
2.2.2. Vẽ sơ đồ mô phỏng 

 
Cả tham số và đại lượng ngoại vi đều được coi là không thay đổi trong giới hạn 

thời gian mô phỏng (hằng số) và được thể hiện bằng một biểu tượng trên sơ đồ mô phỏng. 
Hệ số biến động của biến trạng thái không phải là một yếu tố cấu trúc riêng rẽ nên không 
được thể hiện trên sơ đồ mô phỏng. 

Vẽ biến trạng thái: Kích chuột vào nút biến trạng thái trên thanh công cụ của cửa 
sổ sơ đồ mô phỏng  để vào chế độ vẽ biến trạng thái sau đó kích chuột vào một điểm trong 
cửa sổ sơ đồ mô phỏng nơi ta muốn vẽ biến trạng thái. Chương trình sẽ vẽ biến trạng thái 
với tâm điểm là điểm vừa kích chuột. Sau khi vẽ một biến trạng thái, chương trình tự 
động hủy bỏ chế độ vẽ biến trạng thái. Nghĩa là nếu ta kích chuột lần nữa vào một điểm 
trong cửa sổ sơ đồ mô phỏng thì chương trình cűng không vẽ biến trạng thái nào nữa. Khi 
mới được vẽ biến trạng thái được tự động gán cho một tên là 'Yếu tố' có kèm số thứ tự. 

Vẽ biến trung gian và hằng số: Giống như vẽ biến trạng thái. 
Vẽ đường liên kết: Kích chuột vào nút liên kết trên thanh công cụ của cửa sổ sơ đồ 

mô phỏng. Sau đó nhấp chuột lên biểu tượng của một biến trạng thái, hoặc một biến trung 
gian, hoặc một tham số, rồi di chuột đến một biến trạng thái hoặc một biến trung gian 
khác, chương trình sẽ vẽ liên kết giữa hai yếu tố đó của hệ thống. Nếu ta di chuột đến một 
hằng số, chương trình sẽ không vẽ mà thông báo không liên kết với hằng được vì hằng số 
là đại lượng không đổi, không thể bị một yếu tố khác tác động. 

Xóa một đối tượng (biến trạng thái, biến trung gian hoặc đường liên kết) của sơ đồ 
mô phỏng: Kích chuột vào nút xóa trên thanh công cụ của cửa sổ sơ đồ mô phỏng . Sau đó 
nhấp chuột vào biểu tượng biến trạng thái, hoặc biến trung gian, hoặc hằng số, hoặc điểm 
kết nối đầu hoặc cuối của một liên kết để xóa một trong các đối tượng này. 
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Chỉnh kích cỡ khong đánh dấu điểm đầu, điểm cuối của đường liên kết: Kích 
chuột vào nút khong liên kết trên thanh công cụ của cửa sổ sơ đồ mô phỏng . Khong liên 
kết sẽ thay đổi kích thước. 

Hiển thị/bỏ khong đánh dấu điểm nối cuối của đường liên kết: Kích chuột vào nút 
hiển thị/bỏ khong đánh dấu điểm cuối của đường liên kết để hiển thị hoặc bỏ khong đánh 
dấu điểm cuối của đường liên kết. 

Hiển thị/bỏ số thứ tự các biến trong sơ đồ mô phỏng: Kích chuột vào nút số thứ tự 
trên thanh công cụ của cửa sổ sơ đồ mô phỏng. 

Dịch chuyển toàn bộ sơ đồ: Trong khi tay trái nhấn và giữ nguyên phím Shift, ta 
đưa chuột lên sơ đồ, sau đó vừa giữ phím trái chuột ở tư thế bị nhấn vừa di chuột theo 
hướng muốn dịch chuyển sơ đồ một đoạn bằng khoảng cách ta muốn dịch chuyển sơ đồ. 
Trong khi di chuột chương trình vẽ một đường nét đậm màu xanh thể hiện hướng và 
khoảng cách sơ đồ sẽ được dịch chuyển. Sau khi nhả chuột sơ đồ được dịch chuyển đến vị 
trí mới. 

Nếu vị trí ban đầu của sơ đồ là: 

 
Hình 2.2: Vị trí ban đầu của sơ đồ mô phỏng 

 
Trong quá trình dịch chuyển chương trình sẽ vẽ tuyến đường dịch chuyển như sau: 

 
  Hình 2.3: Quá trình di chuột để chuyển vị trí của sơ đồ mô phỏng 
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Cuối cùng sau khi nhả chuột ta có sơ đồ ở vị trí mới như sau: 

 
  Hình 2.4: Vị trí sơ đồ mô phỏng sau khi di chuyển  
 

Kiểm tra sơ đồ mô phỏng: Kích chuột vào nút kiểm tra tính hoàn thiện của sơ đồ 
mô phỏng để chương trình kiểm tra tính hoàn thiện của sơ đồ mô phỏng về các phương 
diện: các yếu tố đã được liên kết cả chưa, các biến đầu vào đã được sử dụng hết chưa, sau 
đó mở một cửa sổ để thông báo kết quả kiểm tra. 
 
2.2.3. Nạp mô hình vào sơ đồ mô phỏng 

Để nạp mô hình vào sơ đồ mô phỏng ta kích đúp chuột lên các biểu tượng của các 
yếu tố của hệ. Sau khi kích đúp chuột lên biểu tượng của một hằng số chưa có liên kết, 
một hộp thoại như sau sẽ được hiển thị: 

 
 Hình 2.5: Hộp thoại nạp dữ liệu cho hằng số mới mở 
 
Nếu sơ đồ đã có đầy đủ các liên kết, trong phần 'Tác động lên các yếu tố' sẽ có 

danh sách các yếu tố của hệ mà hằng số tác động lên. Lưu ý rằng phần trong móc vuông 
là tên yếu tố. Ta gõ giá trị của hằng vào ô văn bản 'Giá trị'. Để đặt tên của hằng giống như 
tên yếu tố ta sao tên yếu tố từ ô văn bản 'Tên yếu tố' và chuyển vào ô văn bản 'Tên hằng'. 
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Sau khi đóng hộp thoại, chương trình sẽ tự động bỏ dấu cách trong tên hằng. Kết quả ta có 
hộp thoại như sau: 

 

 
 Hình 2.6: Hộp thoại nạp dữ liệu cho hằng số sau khi nạp 
 
Sau khi kích đúp chuột lên biểu tượng của một biến trung gian chưa có liên kết, 

một hộp thoại như sau sẽ được hiển thị:  

 
 H ình 2.7: Hộp thoại nạp dữ liệu cho biến trung gian mới mở 

 
Nếu sơ đồ đã có đầy đủ các liên kết, trong các phần ‘Bị tác động bởi các yếu tố’ và 

'Tác động lên các yếu tố' sẽ có danh sách các yếu tố của hệ mà biến trung gian bị tác động 
hoặc tác động lên. Lưu ý rằng phần trong móc vuông là tên yếu tố. 

Cűng như trường hợp của một hằng số, ta sao chép ô 'Tên yếu tố' và chuyển vào ô 
'Tên biến trung gian' để có tên biến. Khi viết công thức của biến trung gian ta kích chuột 
lên các nút phụ trợ ngay sát dưới để viết dấu số học (+, -, *, /), dấu tương quan (<, <=, =, 
>=, >), dấu lô gích (and, or, xor), dấu ngoặc lô gích (if, then, else), dấu ngoặc đơn, hoặc 
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các con số (0..9). Chương trình sẽ chèn ký tự vào vị trí hiện thời của con trỏ. Ta cűng có 
thể kích đúp chuột lên tên một hàm số ở danh sách 'Hàm số' để chèn hàm số đó vào công 
thức của biến trung gian. Kết quả ta sẽ có một hộp thoại như sau: 

 

 
H ình 2.8: Hộp thoại nạp dữ liệu cho biến trung gian sau khi nạp 
 
Đối với biến trạng thái ta thao tác hệt như đối với biến trung gian. Sau khi đã nạp 

đầy đủ số liệu ta sẽ có một hộp thoại cho biến trạng thái như sau: 

 
 H ình 2.9: Hộp thoại nạp dữ liệu cho biến trạng thái sau khi nạp 
 
2.2.4. Xuất mô hình ra tệp mô hình dạng văn bản 

Để xuất mô hình từ sơ đồ mô phỏng ra tệp mô hình dạng văn bản (.ptm) ta kích 
chuột vào nút xuất trên thanh công cụ của cửa sổ sơ đồ mô phỏng . Khi đó chương trình 
sẽ hiện hộp thoại lưu tệp cho ta chọn vị trí và tên, hoặc gõ tên mới cho tệp trước khi 
chương trình dịch nội dung mô hình từ sơ đồ mô phỏng và lưu vào tệp. Trong khi dịch nội 
dung mô hình chương trình sẽ hiện hộp thoại xác định yếu tố thời gian cho mô hình. Ta 
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nạp thời điểm bắt đầu, thời điểm cuối và bước thời gian cho mô hình vào các ô tương ứng. 
Nạp xong kích chuột vào nút ‘Tiếp tục’ để kết thúc. 

Cần lưu ý là chỉ có thể xuất mô hình từ sơ đồ mô phỏng ra tệp mô hình dạng văn 
bản sau khi sơ đồ mô phỏng đã được kiểm tra và được thông báo là hoàn thiện. 
 
2.2.5. Chạy mô hình từ sơ đồ mô phỏng 

Để chạy mô hình trực tiếp từ sơ đồ mô phỏng ta kích chuột vào nút chạy mô hình 
trên thanh công cụ của cửa sổ sơ đồ mô phỏng . Khi đó chương trình sẽ hiện hộp thoại xác 
định yếu tố thời gian cho mô hình. Ta nạp thời điểm bắt đầu, thời điểm cuối và bước thời 
gian cho mô hình vào các ô tương ứng. Nạp xong, ta kích chuột vào nút ‘Tiếp tục’ để 
chương trình tính toán mô phỏng cho mô hình. 
 
2.3. Cửa sổ đồ thị 
2.3.1. Mở cửa sổ đồ thị mới 

Để mở một cửa sổ đồ thị mới ta kích chuột vào trình đơn 'Đồ thị' của cửa sổ chính 
chương trình rồi chọn trình đơn con 'Tạo cửa sổ mới'. Khi đó chương trình sẽ tạo ra một 
cửa sổ đồ thị mới không có đồ thị. 

Để mở một cửa sổ đồ thị mới đồng thời mở một tệp đồ thị để hiển thị trong cửa sổ 
mới mở ta chọn trình đơn con 'Tạo cửa sổ mới/mở tệp'. Khi đó chương trình sẽ mở hộp 
hội thoại mở tệp để người dùng chọn tệp đồ thị (dạng hình *.bmp và dạng mô phỏng 
*.stm). Sau đó chương trình mở một cửa sổ đồ thị mới rồi hiển thị tệp đồ thị đã chọn trong 
đó. 

 
2.3.2. Mở tệp đồ thị 

Để mở một tệp đồ thị vào cửa sổ đồ thị hiện hành ta kích chuột vào nút mở tệp 
trên thanh công cụ của chương trình chính, hoặc nhấn phím tắt F3 trên bàn phím, hoặc 
vào trình đơn 'Tệp' và chọn trình đơn con 'Mở tệp'. Khi đó chương trình sẽ mở hộp hội 
thoại mở tệp để người dùng chọn tệp (*.stm). Sau đó chương trình mở tệp đồ thị đã chọn 
và hiển thị trong cửa sổ đồ thị hiện hành. 

Trường hợp nếu cửa sổ hiện hành không phải là cửa sổ đồ thị, chương trình sẽ mở 
một cửa sổ đồ thị mới và hiển thị tệp đồ thị đã chọn trong đó. 
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2.3.3. Sử dụng đồ thị đã mở trong cửa sổ đồ thị 
Nếu đồ thị trong cửa sổ thuộc dạng mô phỏng (*.stm) ta có thể: 

- Lưu đồ thị đó vào một tệp khác bằng cách nhấn phím F4 hoặc chọn trình 
đơn con 'Lưu vào tệp' của trình đơn 'Tệp'. Khi đó hộp hội thoại lưu vào tệp hiện ra, ta gõ 
tên và phần mở rộng (.stm) cho tệp mới rồi kích chuột vào nút OK để thực hiện. 

- Lưu đồ thị đó dưới dạng hình (*.bmp) bằng cách nhấn phím F4 hoặc 
chọn trình đơn con 'Lưu vào tệp' của trình đơn 'Tệp'. Khi đó hộp hội thoại lưu vào tệp hiện 
ra, ta gõ tên và phần mở rộng (.bmp) cho tệp cần lưu rồi kích chuột vào nút OK để thực 
hiện. 

- Tăng kích cỡ đồ thị lên để dễ xem xét hơn bằng cách gõ số dương hoặc 
kích chuột để tăng giá trị của X hoặc Y trong hộp chỉnh kích cỡ đồ thị lên. 

- Xem xét biến động các biến được thể hiện trên đồ thị. Để làm việc này 
trước hết ta vào hộp chỉnh vận tốc vẽ đồ thị và chỉnh vận tốc vẽ đồ thị xuống dưới mức tối 
đa. Sau đó ta kích chuột vào nút lên hoặc nút xuống trong hộp chỉnh kích cỡ đồ thị. Lúc 
này biến thiên của các biến sẽ được thể hiện trên đồ thị. Trong khi đồ thị biến thiên của 
các biến hệ thống đang được vẽ, nếu ta để chuột trên đồ thị, ở vị trí chuột sẽ có câu nhắc: 
'Kích chuột để ngừng vẽ đồ thị'. Ta có thể kích chuột lên đồ thị để ngừng quá trình vẽ. Khi 
nào đã xem xét xong ta lại kích chuột vào đồ thị để chương trình tiếp tục vẽ đồ thị.  

Nếu đồ thị trong cửa sổ thuộc dạng hình (*.bmp) ta có thể lưu đồ thị đó vào một 
tệp khác bằng cách nhấn phím F4 hoặc chọn trình đơn con 'Lưu vào tệp' của trình đơn 
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'Tệp'. Khi đó hộp thoại lưu vào tệp hiện ra, ta gõ tên và phần mở rộng (.bmp) cho tệp mới 
rồi kích chuột vào nút OK để thực hiện. 

Ngoài ra tại bất kỳ thời điểm nào ta đều có thể kích chuột vào nút sao chép trên 
thanh công cụ của cửa sổ chính của chương trình để sao chép nội dung đồ thị của cửa sổ 
đồ thị hiện hành vào bảng trung chuyển (Clipboard) của Windows. 
 
2.4. Cửa sổ mô hình dạng văn bản 
2.4.1. Mở cửa sổ mới 

Để mở một cửa sổ văn bản mới ta kích chuột vào trình đơn 'Mô hình dạng văn bản' 
và chọn trình đơn con 'Tạo cửa sổ mới'. Khi đó chương trình sẽ tạo ra một cửa sổ mô hình 
dạng văn bản trống. 

Để mở một cửa sổ văn bản mới đồng thời mở một tệp mô hình dạng văn bản để 
hiển thị trong cửa sổ mới mở ta chọn trình đơn con 'Tạo cửa sổ mới/mở tệp'. Khi đó 
chương trình sẽ mở hộp hội thoại mở tệp để người dùng chọn tệp văn bản. Sau đó chương 
trình mở một cửa sổ văn bản mới rồi hiển thị tệp mô hình dạng văn bản đã chọn trong đó. 

 
2.4.2. Mở tệp mô hình dạng văn bản 

Để mở một tệp văn bản vào cửa sổ văn bản hiện hành ta kích chuột vào nút mở tệp 
trên thanh công cụ của chương trình chính, hoặc nhấn phím tắt F3 trên bàn phím, hoặc 
vào trình đơn 'Tệp' và chọn trình đơn con 'Mở tệp'. Khi đó chương trình sẽ mở hộp hội 
thoại mở tệp để người dùng chọn tệp văn bản (*.ptm). Sau đó chương trình mở tệp mô 
hình dạng văn bản đã chọn và hiển thị trong cửa sổ văn bản hiện hành. 

Trường hợp nếu cửa sổ hiện hành không phải là cửa sổ mô hình dạng văn bản, 
chương trình sẽ mở một cửa sổ mô hình dạng văn bản mới và hiển thị tệp mô hình dạng 
văn bản đã chọn trong đó. 

 
2.4.3. Sử dụng tệp đã mở trong cửa sổ mô hình dạng văn bản 

Ta có thể kích chuột vào nút chọn hết trên thanh công cụ của chương trình chính 
để bôi đen toàn bộ văn bản trong cửa sổ văn bản hiện hành hoặc di chuột bôi đen một 
phần văn bản. 

Để xóa, cắt hoặc sao chép phần văn bản đã bôi đen, để chuyển văn bản từ bảng 
trung chuyển của Windows (Clipboard) vào vị trí hiện thời của con trỏ, hoặc để lưu nội 
dung cửa sổ văn bản hiện hành, ta sử dụng các nút có chức năng tương ứng trên thanh 
công cụ của cửa sổ chính của chương trình. 

 
2.4.4. Nạp mô hình dưới dạng văn bản  

Để nạp mô hình dưới dạng văn bản ta mở một cửa sổ bảng mới. Sau đó ta gõ mô 
hình theo quy tắc sau:  
  - Mô hình dạng văn bản bắt đầu với việc khai báo thời gian ở ba dòng đầu: 
StartTime (thời điểm bắt đầu), EndTime (thời điểm cuối), TimeStep (bước thời gian). 
Khuôn mẫu cho phần này như sau: mỗi dòng bắt đầu bằng một dấu sao được đặt trong 
móc vuông; tiếp đến là từ khóa; tiếp nữa là dấu bằng; sau dấu bằng là các số thực:  
 
[*]starttime=0  
[*]endtime=3000  
[*]timestep=1  
 

Do các hệ động biến đổi theo véc tơ thời gian hướng về tương lai nên giá trị thời 
điểm cuối phải lớn hơn giá trị thời điểm đầu, nghĩa là: endtime-starttime>0, và bước thời 
gian phải lớn hơn 0.  
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  - Ba nhóm yếu tố hệ thống là hằng số (Parameters), biến trung gian 
(VarParameters), biến trạng thái (States&Rates) được bắt đầu bằng 3 dòng theo thứ tự như 
sau:  
 
Parameters  
VarParameters  
States&Rates  
  - Trong nhóm hằng số, mỗi hằng số được khai báo trên một dòng: bắt đầu 
bằng dấu sao được đặt trong móc vuông; tiếp đến là tên hằng; tiếp nữa là dấu bằng; sau 
dấu bằng là số thực:  
 
Parameters  
[*]tỷlệsinh=0.03  
[*]kiểmsoátsinh=1  
[*]tỷlệchết=0.01  
 
  - Trong nhóm biến trung gian, mỗi biến trung gian được khai báo trên một 
dòng: bắt đầu bằng dấu sao được đặt trong móc vuông; tiếp đến là tên biến trung gian; 
tiếp nữa là dấu bằng; sau dấu bằng là công thức tính biến trung gian:  
 
Varparameters  
[*]chấtlượngmôitrường=1/ônhiễm  
 
  - Trong nhóm biến trạng thái, mỗi biến trạng thái được khai báo trên một 
dòng và theo sát là dòng khai báo hệ số biến đổi của nó. Dòng khai báo biến trạng thái bắt 
đầu bằng dấu sao được đặt trong móc vuông; tiếp đến là tên biến trạng thái; tiếp nữa là 
dấu bằng; sau dấu bằng là một số thực chỉ giá trị ban đầu của biến trạng thái. Dòng khai 
báo hệ số biến đổi của biến trạng thái bắt đầu bằng hai dấu sao được đặt trong móc vuông; 
tiếp đến là tên của hệ số biến đổi; tiếp nữa là dấu bằng; sau dấu bằng là công thức tính hệ 
số biến đổi:  
 
States&Rates  
[*]dânsố=1  
[**]biếnđộngdânsố=tỷlệsinh*dânsố*kiểmsoátsinh*chấtlượngmôitrường*tiêuthụ-
tỷlệchết*dânsố*ônhiễm  
 

Ta nên đặt tên cho hệ số biến đổi của một biến trạng thái bằng cách thêm cụm ký 
tự 'biếnđộng' vào trước tên biến trạng thái. Đây cűng là cách chương trình đặt tên cho hệ 
số biến đổi của biến trạng thái khi ta xuất mô hình từ sơ đồ mô phỏng ra tệp mô hình dạng 
văn bản. Một mô hình dạng văn bản hoàn thiện có hình thức như sau:  
 
[*]starttime=0  
[*]endtime=3000  
[*]timestep=1  
parameters  
[*]tỷlệsinh=0.03  
[*]kiểmsoátsinh=1  
[*]tỷlệchết=0.01  
[*]tỷlệtiêuthụ=0.05  
[*]tỷlệtáichế=0.1  
[*]kiểmsoáttiêuthụ=0.1  
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varparameters  
[*]chấtlượngmôitrường=1/ônhiễm  
states&rates  
[*]dânsố=1  
[**]biếnđộngdânsố=tỷlệsinh*dânsố*kiểmsoátsinh*chấtlượngmôitrường*tiêuthụ-
tỷlệchết*dânsố*ônhiễm  
[*]ônhiễm=1  
[**]biếnđộngônhiễm=if(chấtlượngmôitrường>=1)then(tỷlệônhiễm*tiêuthụ*dânsố-
tỷlệtáichế*ônhiễm)else(tỷlệônhiễm*tiêuthụ*dânsố-
tỷlệtáichế*ônhiễm*chấtlượngmôitrường)  
[*]tiêuthụ=1  
[**]biếnđộngtiêuthụ=tỷlệtiêuthụ*tiêuthụ*ônhiễm*(1-tiêuthụ*ônhiễm*kiểmsoáttiêuthụ)  
 

Chương trình tính toán mô phỏng theo trình tự như sau:  
  - Trước hết các biến trung gian và các hệ số biến đổi của biến trạng thái sẽ 
được tính trước. Nếu một biến trung gian hoặc hệ số biến đổi của biến trạng thái cần đến 
giá trị của các biến trung gian hoặc hệ số biến đổi của biến trạng thái khác thì nó sẽ được 
xếp tính sau chúng.  
  - Sau đó các hệ số biến đổi của các biến trạng thái được dùng để tính giá trị 
các biến trạng thái.  

Do đó cần lưu ý tránh vòng quẩn là các biến trung gian và hệ số biến đổi của biến 
trạng thái phụ thuộc lẫn nhau. Điều này sẽ không thể xảy ra khi ta nạp mô hình qua sơ đồ 
mô phỏng vì chương trình sẽ tự động kiểm tra và thông báo lỗi. 
 
2.5. Cửa sổ bảng 
2.5.1. Mở cửa sổ bảng mới 

Để mở một cửa sổ bảng mới ta kích chuột vào trình đơn 'Bảng' và chọn trình đơn 
con 'Tạo cửa sổ mới'. Khi đó chương trình sẽ tạo ra một cửa sổ bảng trống. 

Để mở một cửa sổ bảng mới đồng thời mở một tệp bảng để hiển thị trong cửa sổ 
mới mở ta chọn trình đơn con 'Tạo cửa sổ mới/mở tệp'. Khi đó chương trình sẽ mở hộp 
hội thoại mở tệp để người dùng chọn tệp bảng. Sau đó chương trình mở một cửa sổ bảng 
mới rồi hiển thị tệp bảng đã chọn trong đó. 

 
2.5.2. Mở tệp bảng 

Để mở một tệp bảng vào cửa sổ bảng hiện hành ta kích chuột vào nút mở tệp trên 
thanh công cụ của chương trình chính, hoặc nhấn phím tắt F3 trên bàn phím, hoặc vào 
trình đơn 'Tệp' và chọn trình đơn con 'Mở tệp'. Khi đó chương trình sẽ mở hộp hội thoại 
mở tệp để người dùng chọn tệp bảng (*.tbl). Sau đó chương trình mở tệp bảng đã chọn và 
hiển thị trong cửa sổ bảng hiện hành. 

Trường hợp nếu cửa sổ hiện hành không phải là cửa sổ bảng, chương trình sẽ mở 
một cửa sổ bảng mới và hiển thị tệp bảng đã chọn trong đó. 

 
2.5.3. Sử dụng bảng đã mở trong cửa sổ bảng 

Ta có thể đọc nội dung bảng hoặc di chuột bôi đen rồi sao chép phần đã bôi đen 
của bảng vào bảng trung chuyển của Windows (Clipboard). Ta cũng có thể lưu bảng dưới 
dạng tệp văn bản bằng cách chọn trình đơn con ‘Lưu dưới dạng tệp văn bản’ trong trình 
đơn ‘Bảng’. Khi đó chương trình hiện hộp thoại ‘Lưu vào tệp văn bản’ cho ta chọn tên tệp 
có sẵn hoặc gõ tên mới và lưu bảng trong cửa sổ hiện hành vào tệp dạng văn bản. Ngoài 
ra ta có thể thay đổi màu và phông chữ cho bảng bằng cách kích chuột vào các nút có 
chức năng tương ứng trên thanh công cụ của cửa sổ chính của chương trình. 
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2.6. Ví dụ 1: Mô hình hoá và mô phỏng hệ thống kinh tế - xã hội - môi trường với 
chương trình MM&S  

Xây dựng mô hình và mô phỏng tương tác của các yếu tố cấu trúc trong hệ thống 
kinh tế - xã hội - môi trường. Đây là mô hình do Bossel (1994) phát triển. 

 
Bước 1: Đặt vấn đề 
Hệ thống kinh tế - xã hội - môi trường trên thực tế rất phức tạp. Mục đích của việc 

xây dựng mô hình ở đây chỉ để thể hiện tương quan của một số yếu tố chính của hệ này 
chứ không nhằm mô tả xác thực cấu trúc và biến động của các yếu tố của nó. Các yếu tố 
chính được chọn ở đây là dân số, mức độ ô nhiễm môi trường (ô nhiễm), mức độ tiêu thụ 
tài nguyên (tiêu thụ). 

 
Bước 2: Mô hình lời 
Xem xét các mối tương quan giữa các yếu tố dân số, ô nhiễm, tiêu thụ: 
- Dân số tăng sẽ tăng ô nhiễm. 
- Biến động dân số phụ thuộc vào tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết, kiểm soát sinh, ô nhiễm, 

chất lượng môi trường và tiêu thụ. 
- Tăng ô nhiễm sẽ đòi hỏi những cố gắng lớn hơn để giữ sạch môi trường nên 

dẫn đến tăng tiêu thụ. 
- Tăng ô nhiễm sẽ làm phương hại đến sức khoẻ con người và vì vậy làm giảm 

dân số. 
- Tăng ô nhiễm sẽ làm chất lượng môi trường giảm. 
- Biến động ô nhiễm phụ thuộc vào tỷ lệ ô nhiễm, tỷ lệ tái chế, chất lượng môi 

trường, dân số và tiêu thụ. 
- Tăng tiêu thụ sẽ dẫn đến tăng ô nhiễm. 
- Tăng tiêu thụ dẫn đến công nghiệp phát triển, thu nhập cao, chế độ phục vụ y tế 

tốt hơn: Như vậy số trẻ sống sót tăng và dân số cũng tăng. 
- Biến động tiêu thụ phụ thuộc vào ô nhiễm, tỷ lệ tiêu thụ và kiểm soát tiêu thụ. 
 
Bước 3: Sơ đồ mô phỏng 
Như ta đã biết, tất cả các yếu tố của một hệ có thể quy về: 
 -Tham số 
 -Tham biến 
 -Biến trạng thái 
 Trong sơ đồ mô phỏng ta thể hiện tham số bằng hình tròn, tham biến bằng 

hình thoi, biến trạng thái bằng hình vuông. 
Các đoạn thẳng hoặc cung tròn nối các biểu tượng trên thể hiện sự tương tác giữa 

các yếu tố. Điểm đầu của chúng (được đánh dấu bằng một khong tròn) xuất phát từ yếu tố 
tác động và điểm cuối của chúng (được đánh dấu bằng màu đỏ) đi tới yếu tố bị tác động.  

Từ mô hình lời ở trên ta có thể vẽ được sơ đồ mô phỏng như hình 2.10 dưới đây.  
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 Hình 2.10: Cửa sổ con ‘Sơ đồ mô phỏng’ với sơ đồ mô phỏng của mô hình 
 
Cách vẽ: Trước hết chọn mục ‘Tạo cửa sổ mới’ trong trình đơn ‘Sơ đồ mô phỏng’. 

Trong cửa sổ con mới mở ta bấm chuột vào các biểu tượng yếu tố hệ thống cần vẽ trên 
thanh công cụ rồi bấm chuột vào vị trí mà ta muốn vẽ, chương trình sẽ vẽ biểu tượng ta 
cần. Để dịch chuyển một biểu tượng ta kích chuột vào biểu tượng cần di chuyển và giữ 
nguyên chuột ở trạng tháĩ xuống rồi di chuột để dịch chuyển biểu tượng đến vị trí mới. Để 
vẽ đường nối biểu thị tương tác giữa các yếu tố hệ thống ta kích chuột vào nút có các cung 
mũi tên trên thanh công cụ rồi kích chuột vào yếu tố tác động, giữ nguyên chuột ở trạng 
thái xuống và di đến yếu tố bị tác động rồi nhả chuột ra. Để hiện hoặc bỏ số thứ tự của các 
biểu tượng ta kích chuột vào biểu tượng có các con số 1, 2, 3 trên thanh công cụ. Để hiện 
hoặc bỏ khong tròn màu đỏ đánh dấu điểm vào của các đường nối ta kích chuột vào biểu 
tượng điểm nối trên thanh công cụ. Để di chuyển điểm ra hoặc điểm vào của đường nối ta 
kích chuột vào điểm đó, giữ chuột ở trạng tháĩ xuống và di về vị trí ta muốn. 

Cách lưu vào đĩa: Ta có thể lưu sơ đồ dưới dạng tranh (.BMP) hoặc dưới dạng véc 
tơ (.VEC). Nếu ghi dưới dạng véc tơ sau này ta có thể mở ra, sửa chữa, chạy mô hình.  

 
Bước 4: Định lượng và viết mô hình toán 
Để định lượng và tính toán mô phỏng trước hết ta xác định bước thời gian cho mỗi 

lần tính toán mô phỏng. Trong trường hợp này ta lấy bước thời gian là 1 năm vì các chỉ số 
tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết thường được tính cho một năm. 

Ta sử dụng phương pháp lượng hoá tương đối: tức là coi giá trị ban đầu của các 
biến trạng thái là 1. Như vậy: dân số=1, ô nhiễm=1, tiêu thụ=1. 

Các tham số được ước tính như sau: tỷ lệ sinh=0.03, tỷ lệ chết=0.01, kiểm soát 
sinh=1 (không có kiểm soát), tỷ lệ ô nhiễm=0.02, tỷ lệ tái chế=0.1, tỷ lệ tiêu thụ=0.05, 
kiểm soát tiêu thụ=0.1. 

Công thức chung để tính giá trị các biến trạng thái là: 
 Trạng th¸i(t+dt)=Tr¹ng th¸i(t)+BiÕn ®éng(dt) 
Tức là giá trị của một biến trạng thái ở lần tính toán mô phỏng sau sẽ bằng giá trị 

của nó ở lần tính toán trước cộng với biến động của nó trong bước thời gian (ở đây là 1 
năm). 

Công thức để tính biến động giá trị các biến trạng thái trong một bước thời gian là: 
• biÕn®éngd©nsè=tûlÖsinh*d©nsè*kiÓmso¸tsinh*chÊtl−îngm«itr−êng* tiªuthô-

tûlÖchÕt*d©nsè*«nhiÔm 
• biÕn®éng«nhiÔm=if (chÊtl−îngm«itr−êng>=1) then(tûlÖ«nhiÔm*tiªuthô* d©nsè-

tûlÖt¸ichÕ*«nhiÔm)else(tûlÖ«nhiÔm*tiªuthô*d©nsè-tûlÖt¸ichÕ*«nhiÔm 
*chÊtl−îngm«itr−êng) 
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• biÕn®éngtiªuthô=tûlÖtthô*tiªuthô*«nhiÔm*(1-(tiªuthô*«nhiÔm* kiÓmso¸ttiªuthô)) 
Công thức để tính giá trị của biến trung gian chất lượng môi trường là: 

• chÊtl−îngm«itr−êng=1/«nhiÔm 
 
Bước 5: Mô phỏng 
Trong chương trình MM&S mô hình được nạp vào dưới dạng văn bản hoặc sơ đồ 

mô phỏng.  
-Nạp mô hình dưới dạng văn bản: Để nạp mô hình dưới dạng văn bản ta mở cửa 

sổ văn bản rồi gõ mô hình vào theo khuôn mẫu dưới đây: 
 
[*]starttime=0 
[*]endtime=2000 
[*]timestep=1 
parameters 
[*]tûlÖt¸ichÕ=0.1 
[*]tûlÖsinh=0.03 
[*]tûlÖtthô=0.05 
[*]tûlÖchÕt=0.01 
[*]tûlÖ«nhiÔm=0.02 
[*]kiÓmso¸tsinh=1 
[*]kiÓmso¸ttiªuthô=0.1 
varparameters 
[*]chÊtl−îngm«itr−êng=1/«nhiÔm 
states&rates 
[*]d©nsè=1 
[**]biÕn®éngd©nsè=tûlÖsinh*d©nsè*kiÓmso¸tsinh*chÊtl−îngm«itr−êng* tiªuthô-

tûlÖchÕt*d©nsè*«nhiÔm 
[*]«nhiÔm=1 
[**]biÕn®éng«nhiÔm=if (chÊtl−îngm«itr−êng>=1) then 

(tûlÖ«nhiÔm*tiªuthô*d©nsè-tûlÖt¸ichÕ*«nhiÔm) else (tûlÖ«nhiÔm*tiªuthô*d©nsè-
tûlÖt¸ichÕ*«nhiÔm*chÊtl−îngm«itr−êng) 

[*]tiªuthô=1 
[**]biÕn®éngtiªuthô=tûlÖtthô*tiªuthô*«nhiÔm*(1-

(tiªuthô*«nhiÔm*kiÓmso¸ttiªuthô)) 
                 
Như vậy ba dòng đầu được dùng để xác định về mặt thời gian cho mô hình. Số lần 

tính toán mô phỏng sẽ được tính bằng cách lấy thời điểm cuối (endtime, ở đây là 2000) trừ 
đi thời điểm đầu (starttime, ở đây là 0) rồi chia cho bước thời gian (ở đây là 1). Đầu mỗi 
dòng có một dấu sao để trong móc vuông. 

Dòng tiếp theo có ghi chữ parameters để chỉ các dòng tiếp theo liệt kê các tham số. 
Các dòng liệt kê các tham số bắt đầu bằng một dấu sao để trong móc vuông. 

Sau các dòng liệt kê các tham số là dòng có chữ varparameters để chỉ các dòng tiếp 
theo liệt kê các tham biến (có kèm theo công thức tính). ở đây ta chỉ có một tham biến là 
‘chấtlượngmôitrường’. Các dòng liệt kê các tham biến được bắt đầu bằng một dấu sao để 
trong móc vuông. 

Tiếp nữa là phần states&rates để khai báo các biến trạng thái kèm theo giá trị ban 
đầu của chúng và công thức để tính biến động của chúng trong một bước thời gian. Mỗi 
dòng khai báo biến trạng thái bắt đầu bằng một dấu sao để trong móc vuông. Ngay sau 
mỗi dòng như thế là một dòng khai báo công thức để tính biến động của chúng, được bắt 
đầu bằng hai dấu sao liền nhau để trong móc vuông. Ta nên đặt tên cho chúng bằng cách 
thêm đoạn ‘biếnđộng’ vào trước tên của biến trạng thái tương ứng.  

Cần lưu ý là tên của các yếu tố khi đưa vào mô hình không được dài quá 50 ký tự 
và không được chứa ký tự trống. 
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Khi gõ xong ta lưu mô hình trên vào tệp mô hình dạng văn bản (.ptm). 
-Nạp mô hình dưới dạng sơ đồ mô phỏng: Để đưa công thức và giá trị ban đầu 

của các yếu tố của hệ thống vào sơ đồ mô phỏng ta kích đúp chuột lên biểu tượng của từng 
yếu tố rồi đưa số liệu vào hộp thoại hiện lên.  

-Chạy mô hình: Để chạy mô hình từ tệp văn bản ta chọn mục ‘Chạy mô hình’ 
trong trình đơn ‘Thực hiện’ hoặc kích chuột vào nút chạy trên thanh công cụ của cửa sổ 
chính. Một hộp hội thoại sẽ hiện ra cho phép ta chọn tệp có chứa mô hình, đặt tên cho tệp 
chứa kết quả dưới dạng bảng và quyết định máy có tự động ghi kết quả vào tệp sau khi 
tính toán xong hay không. Sau đó ta nhấn nút ‘Thực hiện’ trên hộp hội thoại để bắt đầu 
tính toán mô phỏng. Để chạy mô hình từ sơ đồ mô phỏng ta kích chuột vào nút chạy mô 
hình trên thanh công cụ của cửa sổ sơ đồ mô phỏng. Một hộp hội thoại hiện ra cho phép ta 
đặt thời gian cho mô hình. Sau khi xác định thời điểm đầu, thời điểm cuối và bước thời 
gian cho mô hình ta kích chuột vào nút ok để bắt đầu tính toán mô phỏng. Khi tính xong 
kết quả sẽ được đưa ra một cửa sổ con kiểu bảng như hình 3 dưới đây và còn được ghi vào 
đĩa nếu trước đó ta lựa chọn như vậy. 

Dòng trên cùng của bảng là số thứ tự của cột được đánh số từ 0. Dòng thứ hai là 
tên các yếu tố của hệ thống. Dòng thứ ba là biểu thức để tính giá trị của các yếu tố hệ 
thống có tên ở dòng 2. Dòng thứ tư là giá trị ban đầu của các yếu tố của hệ thống.  

Cột đầu của bảng là số thứ tự các lần tính mô phỏng. Các ô từ dòng thứ năm của 
bảng chứa giá trị của các yếu tố của hệ thống trong mỗi lần tính toán mô phỏng. Ta có thể 
l−u bảng vào một tệp trên đĩa với phần mở rộng của tên tệp là <.TBL> để sau này có thể 
mở dùng lại. 

-Vẽ đồ thị mô phỏng: Sau khi tính toán mô phỏng xong ta có thể vẽ đồ thị mô 
phỏng. Để vẽ đồ thị mô phỏng biến động giá trị các yếu tố của hệ thống ta vào trình đơn 
‘Thực hiện’ rồi chọn ‘Vẽ đồ thị’ hoặc bấm vào nút vẽ đồ thị trên thanh công cụ của cửa sổ 
chính. Khi đó một hộp hội thoại như hình 4 sẽ hiện ra cho phép ta lựa chọn các yếu tố hệ 
thống cần vẽ. 

 

 
Hình 2.11: Cửa sổ con ‘Cửa sổ bảng’ với kết quả tính toán mô phỏng 
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 Hình 2.12: Hộp hội thoại vẽ đồ thị thời gian 
 
Đồ thị thời gian thể hiện biến động của giá trị các yếu tố trong khoảng thời gian ta 

mô phỏng. Để vẽ kiểu đồ thị này ta chọn trang ‘Đồ thị thời gian’ trong hộp hội thoại. Để 
chọn các yếu tố cần vẽ ta bôi đen tên của chúng rồi bấm vào mũi tên sang phải để chuyển 
chúng vào danh sách ‘Vẽ cho các biến’ ở bên phải. Chọn ‘Tỷ lệ chung’ để vẽ tất cả các 
yếu tố hệ thống theo một tỷ lệ. Để dùng các tỷ lệ khác nhau khi vẽ mỗi yếu tố của hệ 
thống ta chọn ‘Tỷ lệ riêng’. Hình 2.13 dưới đây là kết quả vẽ đồ thị thời gian cho tất cả 
các yếu tố hệ thống trong hệ ta đang xét. 

 
 Hình 2.13: Đồ thị thời gian 
 
Đồ thị pha thể hiện tương quan biến động giá trị hai yếu tố của hệ thống trong 

khoảng thời gian mô phỏng. Nếu hai yếu tố biến động nhưng đều có xu hướng ổn định thì 
ta sẽ có đồ thị hình xoáy ốc. Để vẽ đồ thị này ta chọn trang ‘Đồ thị pha’ rồi chọn cặp yếu 

 27
 



MM&S - Công cụ dành cho mô hình hóa và mô phỏng các hệ động 

tố hệ thống mà ta muốn vẽ. Ta chọn từng yếu tố rồi bấm vào mũi tên sang phải. Sau đó 
bấm vào nút ‘Thực hiện’ để vẽ.  

 
 Hình 2.14: Hộp hội thoại vẽ đồ thị pha 
 
Hình 2.15 dưới đây là kết quả vẽ đồ thị pha cho hai yếu tố dân số và ô nhiễm của 

mô hình. 

 
 Hình 2.15: Đồ thị pha 
 
-Phân tích độ nhạy: Để xem xét ảnh hưởng của sự thay đổi giá trị của các tham 

số hoặc giá trị ban đầu của các biến trạng thái ta chọn trang ‘Phân tích độ nhạy’ của hộp 
hội thoại rồi đặt khoảng thay đổi (tối thiểu, tối đa) và bước nhảy cho tham số hoặc cho giá 
trị ban đầu của một biến trạng thái (hình 2.16). Một yếu tố như vậy được gọi là yếu tố điều 
khiển. Sau đó ta chọn “Có“ trong khung ‘Thực hiện phân tích độ nhạy’ ở góc dưới phía 
bên phải của hộp hội thoại vẽ đồ thị. Sau đó nếu ta thực hiện vẽ đồ thị máy sẽ tính toán 
theo các giá trị khác nhau của yếu tố điều khiển và vẽ liên tiếp, qua đó ta thấy được tác 
động của sự thay đổi giá trị các yếu tố điều khiển lên động thái của hệ. 
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Hình 2.16: Hộp hội thoại phân tích độ nhạy 
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2.7. Ví dụ 2: Mô hình biến động quỹ đất trong hệ thống nông lâm nghiệp  
Đây là mô hình do tác giả tự phát triển. 
 
Bước 1: Đặt vấn đề 
Quỹ đất trong hệ thống nông lâm nghiệp thường rất đa dạng. Trong mô hình này 

chúng ta chỉ đề cập đến biến động của diện tích đất được sử dụng cho canh tác nông 
nghiệp và diện tích đất được sử dụng cho kinh doanh rừng, và đánh giá phân phối diện tích 
đất giữa canh tác nông nghiệp và kinh doanh rừng trong một hệ sử dụng đất bền vững.  

 
Bước 2: Mô hình lời 
- Diện tích ban đầu của đất sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp bằng nhau. 
- Chỉ sử dụng được đất trong nông nghiệp liên tục trong 5 năm, sau đó phải 

chuyển sang kinh doanh rừng. 
- Đất sau khi đã kinh doanh rừng 15 năm sẽ phục hồi được độ phì nhiêu và có 

thể chuyển sang canh tác nông nghiệp. 
- Để đảm bảo quỹ đất dùng trong nông nghiệp đáp ứng độ phì nhiêu cần thiết, 

mỗi năm chúng ta phải chuyển 1/5 diện tích đang sử dụng canh tác nông 
nghiệp sang kinh doanh rừng. 

- Để tận dụng đất phì nhiêu cho canh tác nông nghiệp, mỗi năm chúng ta cần 
chuyển 1/15 diện tích đang kinh doanh rừng sang canh tác nông nghiệp. 

- Biến động diện tích đất dùng cho canh tác nông nghiệp hàng năm sẽ bằng diện 
tích đất được chuyển từ kinh doanh rừng sang canh tác nông nghiệp trừ đi diện 
tích được chuyển từ canh tác nông nghiệp sang kinh doanh rừng. 

- Biến động diện tích đất dùng cho kinh doanh rừng hàng năm sẽ bằng diện tích 
đất được chuyển từ canh tác nông nghiệp sang kinh doanh rừng trừ đi diện tích 
được chuyển từ kinh doanh rừng sang canh tác nông nghiệp. 

 
Bước 3: Sơ đồ mô phỏng 
Như ta đã biết, tất cả các yếu tố của một hệ có thể quy về: 
 -Hằng số 
 -Biến trung gian 
 -Biến trạng thái 
 Trong sơ đồ mô phỏng ta thể hiện hằng số bằng hình tròn, biến trung gian 

bằng hình thoi, biến trạng thái bằng hình vuông. 
Các đoạn thẳng hoặc cung tròn nối các biểu tượng trên thể hiện sự tương tác giữa 

các yếu tố. Điểm đầu của chúng (được đánh dấu bằng một khong tròn) xuất phát từ yếu tố 
tác động và điểm cuối của chúng (được đánh dấu bằng màu đỏ) đi tới yếu tố bị tác động.  

Từ mô hình lời ở trên ta có thể vẽ được sơ đồ mô phỏng như hình 2.17 dưới đây.  
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 Hình 2.17: Cửa sổ con ‘Sơ đồ mô phỏng’ với sơ đồ mô phỏng của mô hình 
 
Cách vẽ: Trước hết chọn mục ‘Tạo cửa sổ mới’ trong trình đơn ‘Sơ đồ mô phỏng’. 

Trong cửa sổ con mới mở ta bấm chuột vào các biểu tượng yếu tố hệ thống cần vẽ trên 
thanh công cụ rồi bấm chuột vào vị trí mà ta muốn vẽ, chương trình sẽ vẽ biểu tượng ta 
cần. Để dịch chuyển một biểu tượng ta kích chuột vào biểu tượng cần di chuyển và giữ 
nguyên chuột ở trạng tháĩ xuống rồi di chuột để dịch chuyển biểu tượng đến vị trí mới. Để 
vẽ đường nối biểu thị tương tác giữa các yếu tố hệ thống ta kích chuột vào nút có các cung 
mũi tên trên thanh công cụ rồi kích chuột vào yếu tố tác động, giữ nguyên chuột ở trạng 
thái xuống và di đến yếu tố bị tác động rồi nhả chuột ra. Để hiện hoặc bỏ số thứ tự của các 
biểu tượng ta kích chuột vào biểu tượng có các con số 1, 2, 3 trên thanh công cụ. Để hiện 
hoặc bỏ khong tròn màu đỏ đánh dấu điểm vào của các đường nối ta kích chuột vào biểu 
tượng điểm nối trên thanh công cụ. Để di chuyển điểm ra hoặc điểm vào của đường nối ta 
kích chuột vào điểm đó, giữ chuột ở trạng tháĩ xuống và di về vị trí ta muốn. 

Cách lưu vào đĩa: Ta có thể lưu sơ đồ dưới dạng tranh (.BMP) hoặc dưới dạng véc 
tơ (.VEC). Nếu ghi dưới dạng véc tơ sau này ta có thể mở ra, sửa chữa, chạy mô hình.  

 
Bước 4: Định lượng và viết mô hình toán 
Để định lượng và tính toán mô phỏng trước hết ta xác định bước thời gian cho mỗi 

lần tính toán mô phỏng. Trong trường hợp này ta lấy bước thời gian là 1 năm vì việc 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất được thực hiện mỗi năm một lần. 

Ta sử dụng phương pháp lượng hoá tương đối: tức là coi giá trị ban đầu của các 

biến trạng thái là 1. Như vậy: đất dùng trong nông nghiệp =1, đất dùng trong lâm nghiệp 

=1. 

Công thức chung để tính giá trị các biến trạng thái là: 

 Trạng th¸i(t+dt)=Tr¹ng th¸i(t)+BiÕn ®éng(dt) 

Tức là giá trị của một biến trạng thái ở lần tính toán mô phỏng sau sẽ bằng giá trị 

của nó ở lần tính toán trước cộng với biến động của nó trong bước thời gian (ở đây là 1 

năm). 
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Các hằng số ở đây là thời gian canh tác tối đa = 5 năm; thời gian phục hồi tối thiểu 

= 15 năm. 

Các biến trung gian ở đây là Diện tích đất chuyển từ nông nghiệp sang lâm nghiệp 

và Diện tích đất chuyển từ lâm nghiệp sang nông nghiệp. Công thức để tính các biến trung 

gian này như sau: 

• diÖntÝch®ÊtchuyÓntõl©mnghiÖpsangn«ngnghiÖp= §Êtdïngtrongl©mnghiÖp/ 

thêigianphôchåitèithiÓu 

• diÖntÝch®ÊtchuyÓntõn«ngnghiÖpsangl©mnghiÖp= §Êtdïngtrongn«ngnghiÖp/ 

thêigiancanht¸ctèi®a 

Công thức để tính biến động giá trị các biến trạng thái trong một bước thời gian 

như sau: 

• biÕn®éng§Êtdïngtrongn«ngnghiÖp=diÖntÝch®ÊtchuyÓntõl©mnghiÖpsangn«ngnghiÖp-
diÖntÝch®ÊtchuyÓntõn«ngnghiÖpsangl©mnghiÖp 

• biÕn®éng§Êtdïngtrongl©mnghiÖp=diÖntÝch®ÊtchuyÓntõn«ngnghiÖpsangl©mnghiÖp-
diÖntÝch®ÊtchuyÓntõl©mnghiÖpsangn«ngnghiÖp 

 
Bước 5: Mô phỏng 
Trong chương trình MM&S mô hình được nạp vào dưới dạng văn bản hoặc sơ đồ 

mô phỏng.  
-Nạp mô hình dưới dạng văn bản: Để nạp mô hình dưới dạng văn bản ta mở cửa 

sổ văn bản rồi gõ mô hình vào theo khuôn mẫu dưới đây: 
 

[*]starttime=0 
[*]endtime=111 
[*]timestep=1 
parameters 
[*]thêigiancanht¸ctèi®a=5 
[*]thêigianphôchåitèithiÓu=15 
varparameters 
[*]diÖntÝch®ÊtchuyÓntõl©mnghiÖpsangn«ngnghiÖp=§Êtdïngtrongl©mnghiÖp/ 
thêigianphôchåitèithiÓu 
[*]diÖntÝch®ÊtchuyÓntõn«ngnghiÖpsangl©mnghiÖp=§Êtdïngtrongn«ngnghiÖp/ 
thêigiancanht¸ctèi®a 
states&rates 
[*]§Êtdïngtrongn«ngnghiÖp=40 
[**]biÕn®éng§Êtdïngtrongn«ngnghiÖp=diÖntÝch®ÊtchuyÓntõl©mnghiÖpsangn«ngnghiÖp-
diÖntÝch®ÊtchuyÓntõn«ngnghiÖpsangl©mnghiÖp 
[*]§Êtdïngtrongl©mnghiÖp=0 
[**]biÕn®éng§Êtdïngtrongl©mnghiÖp=diÖntÝch®ÊtchuyÓntõn«ngnghiÖpsangl©mnghiÖp-
diÖntÝch®ÊtchuyÓntõl©mnghiÖpsangn«ngnghiÖp 

                 
Như vậy ba dòng đầu được dùng để xác định về mặt thời gian cho mô hình. Số lần 

tính toán mô phỏng sẽ được tính bằng cách lấy thời điểm cuối (endtime, ở đây là 111) trừ 
đi thời điểm đầu (starttime, ở đây là 0) rồi chia cho bước thời gian (ở đây là 1). Đầu mỗi 
dòng có một dấu sao để trong móc vuông. 

Dòng tiếp theo có ghi chữ parameters để chỉ các dòng tiếp theo liệt kê các hằng số. 
Các dòng liệt kê các hằng số bắt đầu bằng một dấu sao để trong móc vuông. 
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Sau các dòng liệt kê các hằng số là dòng có chữ varparameters để chỉ các dòng tiếp 
theo liệt kê các biến trung gian (có kèm theo công thức tính). ở đây ta có 2 biến trung 
gian là  

‘diệntíchđấtchuyểntừlâmnghiệpsangnôngnghiệp’ và  
‘diÖntÝch®ÊtchuyÓntõn«ngnghiÖpsangl©mnghiÖp’.  
Các dòng liệt kê các biến trung gian được bắt đầu bằng một dấu sao để trong móc 

vuông. 
Tiếp nữa là phần states&rates để khai báo các biến trạng thái kèm theo giá trị ban 

đầu của chúng và công thức để tính biến động của chúng trong một bước thời gian. Mỗi 
dòng khai báo biến trạng thái bắt đầu bằng một dấu sao để trong móc vuông. Ngay sau 
mỗi dòng như thế là một dòng khai báo công thức để tính biến động của chúng, được bắt 
đầu bằng hai dấu sao liền nhau để trong móc vuông. Ta nên đặt tên cho chúng bằng cách 
thêm đoạn ‘biếnđộng’ vào trước tên của biến trạng thái tương ứng.  

Cần lưu ý là tên của các yếu tố khi đưa vào mô hình không được dài quá 50 ký tự 
và không được chứa ký tự trống. 

Khi gõ xong ta lưu mô hình trên vào tệp mô hình dạng văn bản (.ptm). 
-Nạp mô hình dưới dạng sơ đồ mô phỏng: Để đưa công thức và giá trị ban đầu 

của các yếu tố của hệ thống vào sơ đồ mô phỏng ta kích đúp chuột lên biểu tượng của từng 
yếu tố rồi đưa số liệu vào hộp thoại hiện lên.  

-Chạy mô hình: Để chạy mô hình từ tệp văn bản ta chọn mục ‘Chạy mô hình’ 
trong trình đơn ‘Thực hiện’ hoặc kích chuột vào nút chạy trên thanh công cụ của cửa sổ 
chính. Một hộp hội thoại sẽ hiện ra cho phép ta chọn tệp có chứa mô hình, đặt tên cho tệp 
chứa kết quả dưới dạng bảng và quyết định máy có tự động ghi kết quả vào tệp sau khi 
tính toán xong hay không. Sau đó ta nhấn nút ‘Thực hiện’ trên hộp hội thoại để bắt đầu 
tính toán mô phỏng. Để chạy mô hình từ sơ đồ mô phỏng ta kích chuột vào nút chạy mô 
hình trên thanh công cụ của cửa sổ sơ đồ mô phỏng. Một hộp hội thoại hiện ra cho phép ta 
đặt thời gian cho mô hình. Sau khi xác định thời điểm đầu, thời điểm cuối và bước thời 
gian cho mô hình ta kích chuột vào nút ok để bắt đầu tính toán mô phỏng. Khi tính xong 
kết quả sẽ được đưa ra một cửa sổ con kiểu bảng như hình 2.18 dưới đây và còn được ghi 
vào đĩa nếu trước đó ta lựa chọn như vậy. 

 

 
Hình 2.18: Cửa sổ con ‘Cửa sổ bảng’ với kết quả tính toán mô phỏng 
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Dòng trên cùng của bảng là số thứ tự của cột được đánh số từ 0. Dòng thứ hai là 
tên các yếu tố của hệ thống. Dòng thứ ba là biểu thức để tính giá trị của các yếu tố hệ 
thống có tên ở dòng 2. Dòng thứ tư là giá trị ban đầu của các yếu tố của hệ thống.  

Cột đầu của bảng là số thứ tự các lần tính mô phỏng. Các ô từ dòng thứ năm của 
bảng chứa giá trị của các yếu tố của hệ thống trong mỗi lần tính toán mô phỏng. Ta có thể 
l−u bảng vào một tệp trên đĩa với phần mở rộng của tên tệp là <.TBL> để sau này có thể 
mở dùng lại. 

-Vẽ đồ thị mô phỏng: Sau khi tính toán mô phỏng xong ta có thể vẽ đồ thị mô 
phỏng. Để vẽ đồ thị mô phỏng biến động giá trị các yếu tố của hệ thống ta vào trình đơn 
‘Thực hiện’ rồi chọn ‘Vẽ đồ thị’ hoặc bấm vào nút vẽ đồ thị trên thanh công cụ của cửa sổ 
chính. Khi đó một hộp thoại như hình 2.19 sẽ hiện ra cho phép ta lựa chọn các yếu tố hệ 
thống cần vẽ. 

 
 

 
 Hình 2.19: Hộp hội thoại vẽ đồ thị thời gian 
 
Đồ thị thời gian thể hiện biến động của giá trị các yếu tố trong khoảng thời gian ta 

mô phỏng. Để vẽ kiểu đồ thị này ta chọn trang ‘Đồ thị thời gian’ trong hộp hội thoại. Để 
chọn các yếu tố cần vẽ ta bôi đen tên của chúng rồi bấm vào mũi tên sang phải để chuyển 
chúng vào danh sách ‘Vẽ cho các biến’ ở bên phải. Chọn ‘Tỷ lệ chung’ để vẽ tất cả các 
yếu tố hệ thống theo một tỷ lệ. Để dùng các tỷ lệ khác nhau khi vẽ mỗi yếu tố của hệ 
thống ta chọn ‘Tỷ lệ riêng’. Hình 2.20 dưới đây là kết quả vẽ đồ thị thời gian cho tất cả 
các yếu tố hệ thống trong hệ ta đang xét. 
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 Hình 2.20: Đồ thị thời gian 
 
Đồ thị pha thể hiện tương quan biến động giá trị hai yếu tố của hệ thống trong 

khoảng thời gian mô phỏng. Để vẽ đồ thị này ta chọn trang ‘Đồ thị pha’ rồi chọn cặp yếu 
tố hệ thống mà ta muốn vẽ. Ta chọn từng yếu tố rồi bấm vào mũi tên sang phải. Sau đó 
bấm vào nút ‘Thực hiện’ để vẽ (hình 2.21).  

 

 
 Hình 2.21: Hộp hội thoại vẽ đồ thị pha 
 
Hình 2.22 dưới đây là kết quả vẽ đồ thị pha cho hai yếu tố Đất dùng trong nông 

nghiệp và Đất dùng trong lâm nghiệp. 
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 Hình 2.22: Đồ thị pha 
 
-Phân tích độ nhạy: Để xem xét ảnh hưởng của sự thay đổi giá trị của các tham 

số hoặc giá trị ban đầu của các biến trạng thái ta chọn trang ‘Phân tích độ nhạy’ của hộp 
hội thoại rồi đặt khoảng thay đổi (tối thiểu, tối đa) và bước nhảy cho tham số hoặc cho giá 
trị ban đầu của một biến trạng thái (hình 2.23). Một yếu tố như vậy được gọi là yếu tố điều 
khiển. Sau đó ta chọn “Có“ trong khung ‘Thực hiện phân tích độ nhạy’ ở góc dưới phía 
bên phải của hộp hội thoại vẽ đồ thị. Sau đó nếu ta thực hiện vẽ đồ thị máy sẽ tính toán 
theo các giá trị khác nhau của yếu tố điều khiển và vẽ liên tiếp, qua đó ta thấy được tác 
động của sự thay đổi giá trị các yếu tố điều khiển lên động thái của hệ. 

 

 
 

Hình 2.23: Hộp hội thoại phân tích độ nhạy
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phần thứ hai 
 

các hình chiếu báo cáo trong hội thảo 
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Mô hình hóa và mô phỏng 
hệ thống

• Sơ lược về lý thuyết hệ thống

• Mô hình hóa

• Giới thiệu MM&S

• MM&S - cửa sổ chính

• MM&S - cửa sổ mô hình dạng văn bản

• MM&S - cửa sổ đồ thị

• MM&S - cửa sổ sơ đồ mô phỏng

• MM&S - cửa sổ bảng

• MM&S - Trợ giúp



1

sơ lược về Lý thuyết 
hệ thống

1. Hệ thống động và hệ thống tĩnh;

2. Mục đích (chức năng) của hệ thống;

3. Ranh giới của hệ thống;

4. Tính phân cấp của hệ thống;

5. Thành phần của hệ thống;

1. Hệ thống động 
và hệ thống tĩnh

• Hệ tĩnh: Những hệ thống mà cấu trúc và giá trị
các yếu tố của hệ không thay đổi trong suốt quá
trình chúng ta xem xét hệ, thường đó là những 
hệ cơ học.

• Hệ động: Những hệ thống mà cấu trúc và giá trị
các yếu tố của hệ thay đổi trong quá trình chúng 
ta xem xét hệ. Các hệ sống đều là những hệ
động.

• Từ đây về sau mỗi khi nói đến 'hệ thống' chúng 
ta ngầm hiểu đó là 'hệ thống động'.

2. Mục đích của hệ thống

• Mỗi hệ có mục đích của nó hoặc có thể gán cho 
nó một mục đích;

• Vì lợi ích của các yếu tố và cấu trúc của hệ mà
sự phát triển của những trạng thái nhất định 
thích hợp hơn sự phát triển của những trạng 
thái khác;

2. Mục đích của hệ thống

• Ví dụ: 
- Rừng thông trồng có thể cho gỗ chứ không thể
nuôi bò; 
- Cây thông thích nghi môi trường cạn nên nếu 
vì lý do gì đó bị ngập úng (xây đập thủy điện 
chẳng hạn) rừng thông sẽ không sống được.

3. Ranh giới của hệ thống

• Mỗi hệ thống có giới hạn riêng của nó, giới hạn 
này tách nó khỏi môi trường;

• Giới hạn này chỉ rõ ràng nếu không có sự trao đổi 
về vật chất, năng lượng, hoặc thông tin với môi 
trường, hoặc nếu hệ thống là một thực thể vật lý
chặt chẽ;

3. Ranh giới của hệ thống

• Xác định giới hạn hệ thống, 2 cách:
– Tìm ra một bề mặt bao quanh hệ mà qua đó

chỉ xảy ra những tương tác yếu với các đối 
tượng bao quanh;

– Xác định các yếu tố môi trường trên phương 
diện đầu vào của hệ thống - những gì hệ thống 
không thể hoặc chỉ kiểm soát được chút ít.

• Ví dụ: Giới hạn của hệ sinh thái rừng keo trồng 
là diện tích có keo trồng (cùng mục đích, cùng 
quần thể cây trồng).
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4. Tính phân cấp của hệ
thống

• Thuyết phân cấp được Egler phát biểu năm 1942;
• Mỗi hệ như một hợp phần của một hệ rộng hơn, 

và về phần mình được cấu tạo từ những hệ con;
• Một hệ tồn tại không phụ thuộc vào các hợp phần 

của nó và nói chung là tự tổ chức;
• Tính phức hợp của một hệ được tách thành cấu 

trúc dọc và cấu trúc ngang;

4. tính phân cấp của 
hệ thống

4. Tính phân cấp của hệ
thống

• Trong một hệ phân cấp người ta có thể cô lập các 
lớp có những vận tốc khác nhau;

• Mỗi lớp của hệ trao đổi thông tin với các lớp 
khác, những thông điệp vượt qua ranh giới được 
chắt lọc;

• Một tần số cao đặc trưng cho những lớp thấp của 
hệ, những lớp cao hơn có những quá trình xảy ra 
với tần số thấp;

• Cấu trúc ngang của một hệ phân cấp cấu thành 
từ những hệ con (holon);

4. Tính phân cấp của hệ
thống

• Mỗi holon là một phần nhỏ của holon cấp cao 
hơn, nhưng bản thân lại có thể được xem như một 
tập hợp của các đơn vị. Ví dụ: quần thể của một 
loài thực vật là tập hợp của nhiều cá thể nhưng 
lại là phần nhỏ trong quần xã thực vật. Về phần 
mình, quần xã thực vật cũng chỉ là một phần nhỏ
của quần xã sinh vật;

• Ranh giới của holon có thể nhìn thấy được và rõ
ràng, như ranh giới của một khu rừng, hoặc 
không rõ ràng, như sự phân bố của một quần thể.

4. Tính phân cấp của 
hệ thống

• Hợp nhất là một quá trình trong đó sự xáo trộn 
được một cấp của hệ hấp thu;

• Khi sự xáo trộn rất cao và/hoặc thường xuyên, 
hệ thống bị sụp đổ và tính phức hợp bị giảm đi.

– Ví dụ về xáo trộn:
• Cháy thấp trong hệ sinh thái rừng Khép Tây 

Nguyên là một ví dụ về xáo trộn được quần xã
sinh vật hấp thu;

• Cháy cao trong rừng thông là một ví dụ về xáo 
trộn gây sụp đổ hệ. Quần xã sinh vật bị hủy diệt 
và không có khả năng phục hồi nữa.

4. Tính phân cấp của hệ
thống

• Năm tiêu chí để xếp hạng các cấp cao hơn và
thấp hơn theo Allen và Hoekstra (1992):

1) Những mối liên hệ mạnh tồn tại trong cùng 
cấp, chỉ những tín hiệu yếu (năng lượng, 
thông tin) vượt qua bề mặt;
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4. Tính phân cấp của hệ
thống

2) Tần số tương đối: đây là số lần một đối tượng 
lặp lại một hành vi. Những hệ bậc cao có thời 
gian quay lại dài hơn những hệ bậc thấp. Ví
dụ: những động vật lớn như động vật ăn thịt 
ăn một hoặc hai lần trong ngày, nhưng những 
động vật nhỏ như chuột chù trong vòng ít 
phút lại cần thức ăn để hoàn trả năng lượng 
cho vận tốc trao đổi chất cao của chúng;

4. Tính phân cấp của hệ
thống

3) Cấp cao hơn có khung cảnh là môi trường 
chứa cấp thấp hơn;

4) Cấp cao hơn có hành vi chậm hơn so với các 
phần của nó;

5) Sự cưỡng ép có thể được xem như yếu tố giới 
hạn của một cấp.

5.thành phần của Hệ
thống

• Nhiều (thường rất nhiều) yếu tố với bản chất 
khác nhau được nối với nhau bằng vô số những 
mối quan hệ nhân quả;

• ấn tượng là một thể thống nhất tức là một “hệ
thống” có được nhờ chức năng của hệ;

• Chức năng này được giải thích bằng các mối 
tương tác của các yếu tố khác nhau;

5.thành phần của Hệ
thống

=>Như vậy: Các hệ và hành vi của chúng được xác 
định thứ nhất bởi thành phần (‘yếu tố’) và thứ
hai bởi tương tác giữa các yếu tố của nó (‘cấu 
trúc’), không có thứ nào riêng lẻ là quyết định, 
phản ứng của hệ xuất phát từ tương tác của 
chúng.

5.thành phần của Hệ
thống

• Các hệ tuy rất muôn màu muôn vẻ nhưng các 
yếu tố của chúng đều có thể phân loại theo các 
nhóm sau:
- Tham số;
- Đại lượng ngoại vi;
- Biến trạng thái;
- Biến động của biến trạng thái;
- Biến trung gian;

5.thành phần của Hệ
thống
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1. Tham số: là các đại lượng không đổi trong cả
quá trình xem xét hệ thống. Thường đó là
những hằng số tự nhiên, ví dụ gia tốc rơi tự do, 
hằng chiếu sáng của mặt trời. Trong các hệ sinh 
thái các tham số địa điểm mô tả hằng số đặc 
trưng của các điều kiện địa điểm như độ dốc, độ
phơi sáng...

5.thành phần của Hệ
thống

2. Các đại lượng ngoại vi: là các yếu tố ảnh hưởng 
đến hệ nhưng không bị hệ ảnh hưởng lại. 

Ví dụ: lượng mưa xuống một cánh đồng hoặc 
bức xạ xuống một cánh rừng. Thường các đại 
lượng ngoại vi cũng không thay đổi trong thời 
gian ta xem xét hệ thống.

5.thành phần của Hệ
thống

3. Biến trạng thái: Giá trị hiện thời của các biến 
trạng thái đặc trưng cho trạng thái hiện thời 
của hệ thống. Vì vậy chúng có tầm quan trọng 
trung tâm đối với sự phát triển của hệ và cho 
việc mô tả, mô phỏng hệ. Thường giá trị những 
biến trạng thái này có thể xác định trực tiếp 
bằng đếm hoặc đo. 

Ví dụ: sinh khối của một khu rừng, nước 
trong một hồ chứa, số cá thể của một loài. 

5.thành phần của Hệ
thống

3. Biến trạng thái (tiếp): Đôi khi các biến trạng 
thái này không phải rõ ràng như thế. Đôi khi 
khó hoặc không thể đo được các biến trạng thái 
đóng vai trò trung tâm. 
Ví dụ: động năng của 1 cái xe hoặc một khối 
dao động; giá trị du lịch của một hệ sinh thái; 
“tính hấp dẫn” của một thành phố...

5.thành phần của Hệ
thống

3. Biến trạng thái (tiếp): Các giá trị ban đầu của biến 
trạng thái quyết định sự phát triển tiếp theo của hệ, vì
thế chúng phải được xác định từ đầu. 

=>Giải thích: Rõ ràng có sự khác biệt giữa việc một ao 
cá ban đầu chứa 100 hay 1000 con cá, thậm chí kể cả
khi tỉ lệ phát triển ở hai trường hợp là như nhau. 

Nếu một hệ sinh thái thảm cây bụi thứ
sinh có 700 cây tái sinh của các loài cây gỗ sẽ phát 
triển khác với hệ sinh thái thảm cây bụi thứ sinh có
dưới 50 cây tái sinh của các loài cây gỗ.

5.thành phần của Hệ
thống

4. Biến động của biến trạng thái:  xác định các 
biến trạng thái tăng hay giảm bao nhiêu trong 
một đơn vị thời gian. Vì vậy phải biết chúng để
xác định sự phát triển tiếp theo của hệ. 

=>Ví dụ cho biến động của biến trạng thái là: tỷ lệ
sinh và tỷ lệ chết của dân số, dòng chảy ra và
dòng chảy vào của 1 hồ, tổng số tinh bột được 
tạo ra trong lá cây trong một đơn vị thời gian, 
hoặc năng lượng mà động vật tiêu hao trong 1 
đơn vị thời gian. 

5.thành phần của Hệ
thống
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5. Biến trung gian: Là những biến thay đổi liên 
tục do sự thay đổi của trạng thái hệ thống, tức 
là của các biến trạng thái.

5.thành phần của Hệ
thống

=>Ví dụ, số lương thực một nhóm dân cư sử dụng là
phép nhân của dân số (một biến trạng thái) với 
mức sử dụng lương thực trên đầu người (một 
tham số). Trong trường hợp này số lương thực 
mà nhóm dân cư sử dụng (tức là một biến trung 
gian) cũng là một phần trong biến động của một 
biến trạng thái (số lương thực hiện có). Tuỳ
thuộc vào hệ, các biến trung gian có thể là kết 
quả của sự kết hợp của các biến trung gian và
biến trạng thái khác.

5.thành phần của Hệ
thống

=>Tóm lại: 
• Việc thấu hiểu vấn đề, rằng các hệ thống động 

khác nhau bao gồm những kiểu yếu tố hệ thống 
như nhau làm cho việc phân tích hệ thống đơn 
giản hơn nhiều. 

• Người ta có thể dùng cùng những hệ thống ký
hiệu, cùng những biểu tượng, cùng sự mô tả
toán học và cùng các chương trình máy tính để
nghiên cứu sự phát triển của những hệ thống 
động hoàn toàn khác nhau. 

5.thành phần của Hệ
thống
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mô hình hóa
• Hai cách tiếp cận mô hình hóa: mô hình thống kê 

và mô hình cấu trúc
• Mô tả hệ bằng một mô hình
• Các bước mô hình hóa
• Xác định tính phù hợp của mô hình
• Các yếu tố của một hệ động

• Trong các mô hình thống kê, quan hệ giữa đầu ra 
quan sát được và đầu vào đã biết của một hệ 
thống được thiết lập bằng việc công nhận mặc 
nhiên một tương quan toán học chung giữa các 
đại lượng số này và sau đó ước lượng các tham số 
của tương quan bằng việc chỉnh chúng cho hợp 
với số liệu thực nghiệm. Phương trình hồi quy là 
ví dụ của phương pháp đã được sử dụng rộng rãi 
này.

Hai cách tiếp cận mô hình 
hoá: mô hình thống kê và 

mô hình cấu trúc

Hai cách tiếp cận mô hình 
hoá: mô hình thống kê và 

mô hình cấu trúc

==>Nhược điểm của mô hình thống kê: 
(1) Sự hiểu biết có được về cấu trúc hệ thống 
thường không được sử dụng. Mối tương quan 
thống kê thường tuỳ tiện, không phù hợp về cấu 
trúc và thường phải dựa vào số liệu cũ có thể 
không phản ánh những thay đổi cấu trúc có thể 
xảy ra trong hệ thống - những thay đổi có thể dẫn 
đến những kiểu hành vi hoàn toàn khác.

Hai cách tiếp cận mô hình 
hoá: mô hình thống kê và 

mô hình cấu trúc

(2) Các tham số của mô hình thống kê thường 
không có đối tác có ý nghĩa trong hệ thực. Vì các 
kết quả của mô hình thường phụ thuộc một cách 
quyết định vào giá trị của các tham số này nên 
việc ước tính chúng đóng vai trò chủ chốt trong 
việc phân tích, mặc dù vậy việc đóng góp của 
chúng cho việc hiểu biết về hệ là con số 0.

Hai cách tiếp cận mô hình 
hoá: mô hình thống kê và 

mô hình cấu trúc

Khi xây dựng mô hình cấu trúc, sự cố gắng được 
tập trung vào việc nâng cao tính phù hợp của mô 
hình (phù hợp về cấu trúc, hành vi, thực nghiệm 
và áp dụng) bằng cách mô tả cấu trúc hệ thống 
và các yếu tố của hệ một cách tốt nhất.

Hai cách tiếp cận mô hình 
hoá: mô hình thống kê và 

mô hình cấu trúc
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Đặc điểm mô hình cấu trúc:
• Các yếu tố của mô hình cấu trúc tương ứng với 

các yếu tố (đôi khi là nhiều yếu tố được gộp lại) 
của hệ thực.

• Các chức năng của các yếu tố của mô hình được 
mô hình hoá theo các chức năng của chúng ở hệ 
thực.

• Các mối liên kết cấu trúc giữa các yếu tố của một 
mô hình tương ứng với các mối tương quan có thể 
nhận diện trong hệ thực.

Hai cách tiếp cận mô hình 
hoá: mô hình thống kê và 

mô hình cấu trúc
• Các giá trị tham số, giá trị ban đầu, đại lượng 

đầu vào từ ngoài... tương ứng với các đại lượng có 
thể nhận diện được của hệ thực.

• Nếu cấu trúc được mô hình hoá một cách trung 
thành, mô hình có thể chứa những yếu tố “ngủ” 
giống như hệ thực, chúng có thể được hoạt hoá 
dưới những điều kiện nhất định và có thể dẫn đến 
những kiểu hành vi khác nhau chưa được quan 
sát thấy trong quá khứ.

Hai cách tiếp cận mô hình 
hoá: mô hình thống kê và 

mô hình cấu trúc

==>Ưu điểm của mô hình cấu trúc:
1. Vì lý do thể hiện cấu trúc tốt hơn nên những dự 

đoán về hành vi đáng tin cậy hơn, kể cả cho các 
điều kiện chưa gặp trong quá khứ.

2. Việc ước lượng các tham số không còn là vấn đề 
nữa vì thường chỉ những tham số có thể hoặc đã 
được xác định trong hệ thực hoặc trong những 
thí nghiệm chung hơn mới được sử dụng. 

Hai cách tiếp cận mô hình 
hoá: mô hình thống kê và 

mô hình cấu trúc
3. Với việc đặt trọng tâm vào cấu trúc và hành vi 

rút ra từ cấu trúc, các mô hình cấu trúc mô tả 
hành vi một hệ cung cấp sự hiểu biết tốt hơn 
nhiều về hệ thống được nghiên cứu so với các 
mô hình thống kê xử lý hệ thống như một “hộp 
đen”.

• Từ đây về sau, chúng ta chỉ xét đến mô hình cấu 
trúc. Do đó khi nói 'mô hình' chúng ta ngầm 
hiểu 'mô hình cấu trúc'.

Hai cách tiếp cận mô hình 
hoá: mô hình thống kê và 

mô hình cấu trúc

• Mục đích của việc phân tích hệ thống là để hiểu 
rõ hơn về một hệ nào đó.

• Phân tích hệ thống bao gồm mô tả cấu trúc hệ 
thống và các quá trình của nó.

• Thường người ta muốn biết phản ứng của hệ 
thống trong những điều kiện thay đổi nhất định.

• Một sự mô tả tĩnh về hệ thường không đáp ứng 
được đòi hỏi đó.

==>Nhu cầu phát triển một mô hình đại diện cho 
hệ thật, có phản ứng giống như hệ thật.

mô tả hệ bằng một mô 
hình

• Mô hình thường không phức tạp như bản thân hệ 
thực, phải chọn những yếu tố cần thiết để mô 
hình phục vụ được mục đích mô hình hóa.

• Các yếu tố quan trọng và các mối liên hệ cấu trúc 
của chúng phải được nhận biết, giới hạn hệ thống 
và môi trường của nó phải được xác định, các 
biến phải được cân nhắc để thu nạp hoặc loại bỏ.

==>Phát triển mô hình là một công việc mang tính 
chủ quan: chọn những yếu tố nào là do người 
phát triển mô hình quyết định.

mô tả hệ bằng một mô 
hình
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• Cần viết cụ thể mục đích của mô hình vào lúc bắt 
đầu nghiên cứu hệ thống:
– Chỉ rõ điều kiện cho sự phát triển mô hình;
– Tránh tạo ra một mô hình không có khả năng 

giúp ích giải quyết vấn đề mà người ta dự định 
giải quyết khi phát triển mô hình;

Các bước mô hình hóa

• Hệ thực đặt ra vấn đề quản lý, vấn đề đó quyết 
định mục đích của mô hình.

• Mục đích mô hình quyết định việc nghiên cứu hệ 
thống.

• Bước đầu là việc xây dựng một mô hình bằng lời: 
chủ yếu là sự mô tả các yếu tố và hành vi của nó 
ngắn gọn bằng lời ở mức độ chúng có liên quan 
đến mục đích của mô hình.

Các bước mô hình hóa

• Mô hình bằng lời này phải dựa trên sự quan sát 
và nghiên cứu hệ thực một cách thấu đáo và nó 
thường dựa vào sự hiểu biết và đánh giá của các 
chuyên gia quen thuộc với các phương diện được 
quan tâm của hệ thống.

• Người phân tích hệ thống sử dụng phép suy diễn 
và quy nạp để đáp ứng các thông tin còn thiếu và 
để đạt được một hình ảnh rõ ràng bằng lời cũng 
như trong trí tưởng tượng về hệ thống và về các 
quá trình của nó.

Các bước mô hình hóa

• Một số nghiên cứu hệ thống có thể kết thúc ở 
điểm này vì đã có được thông tin mới đầy đủ cho 
việc quản lý hệ tốt hơn trước;

• Tuy nhiên hành vi của đa số các hệ phức tạp 
không thể được dự đoán một cách đáng tin cậy 
chỉ dựa trên cơ sở của việc nghiên cứu bằng lời;

Các bước mô hình hóa

• Bước tiếp theo là sự chuyển đổi thông tin bằng lời 
thành một mô hình dưới dạng công thức (mô hình 
toán hoặc lô gích), một mô hình cho phép phân 
tích hành vi của hệ trong những điều kiện khác 
nhau, bằng cả việc phân tích lẫn việc mô phỏng 
bằng số hoặc lô gích.

• Để có thể tính toán mô phỏng trên máy tính 
người ta phải chỉ định các tham số, các yếu tố đầu 
vào từ ngoài, điều kiện ban đầu, và các phương 
trình vi phân thể hiện sự biến đổi các yếu tố của 
hệ.

Các bước mô hình hóa

• Kết quả của việc chạy mô phỏng lần đầu với mô 
hình mới được phát triển thường không cho ra sự 
phù hợp với hệ thực và sẽ chỉ ra những nhược 
điểm trong sự diễn đạt của mô hình. 

• Vì vậy một giai đoạn thử tỉ mỉ là một phần cần 
thiết của bất kỳ sự phát triển mô hình nào.

• Những sự không nhất quán quan sát được sẽ giúp 
ta cải thiện sự diễn đạt mô hình và các tham số 
của nó. 

Các bước mô hình hóa
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• Mục tiêu của giai đoạn thử này là nâng cao mô 
hình tới điểm mà nó có thể được sử dụng như một 
sự đại diện hợp lệ của hệ thực trong khuôn khổ 
mục đích đã được mô tả trước của mô hình. 

Các bước mô hình hóa

• Không có cách nào để chứng minh rằng một mô 
hình “đúng”. Chúng ta có thể đến gần với mục 
tiêu này nhất bằng cách xác minh tính phù hợp 
của mô hình cho mục đích đặt ra trước. Tính phù 
hợp có mấy phương diện, mỗi phương diện 
thường đòi hỏi một tập hợp riêng những phép thử 
mô hình. 

Xác minh tính phù hợp 
của mô hình

• Phù hợp về cấu trúc: Để xác minh tính phù hợp 
về cấu trúc người ta phải cho thấy cấu trúc của 
mô hình tương xứng với tương quan cấu trúc của 
hệ thực và các mối tương quan liên quan đến mục 
đích của việc nghiên cứu hệ thống thực sự được 
thể hiện bằng mô hình.

Xác minh tính phù hợp 
của mô hình

• Phù hợp về hành vi: Để xác minh tính phù hợp về 
hành vi người ta phải chỉ ra rằng với một tập hợp 
những điều kiện ban đầu và ngoại cảnh có thể có 
thì hệ của mô hình cũng tạo ra một động thái 
hành vi như hệ thực.

Xác minh tính phù hợp 
của mô hình

• Tính phù hợp thực nghiệm:  Để xác minh tính 
phù hợp thực nghiệm, các kết quả về số hay lô 
gích nhận được từ phạm vi hành vi tương ứng của 
mô hình phải được so sánh với số liệu thực 
nghiệm của hệ thực. Khi không có số liệu thực 
nghiệm thì ít nhất các kết quả của mô hình phải 
được thử về độ tin cậy và tính nhất quán.

Xác minh tính phù hợp 
của mô hình

• Tính phù hợp cho ứng dụng: Để xác minh tính 
phù hợp cho ứng dụng cần phải chỉ ra được, rằng 
sự diễn đạt mô hình tương ứng với mục đích của 
việc nghiên cứu hệ thống, rằng mô hình có thể 
cung cấp kiểu thông tin mà người ta trông đợi ở 
nó.

Xác minh tính phù hợp 
của mô hình
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Giới thiệu chương trình MM&S 
(Mathematical Modelling and 

Simulation)

Giới thiệu chương 
trình MM&S 

•MM&S là chương trình chuyên dụng được viết 
để phục vụ quá trình mô hình hóa và mô phỏng 
hệ động.
•Chương trình có thể chạy trên máy có cấu hình 
khác nhau nhưng cấu hình đã được chạy thử 
nhiều lần là Intel Pentium 4, CPU 2.00GHz, 
RAM 224MB, màn hình có độ phân giải 
1024x768.
•Chương trình có thể chạy trong các môi trường 
Win32 khác nhau nhưng hệ điều hành đã được 
chạy thử nhiều là Microsft Windows XP.

• Để sử dụng chương trình MM&S phải cài đặt 
bằng tệp MM&S_Setup.exe

Giới thiệu chương 
trình MM&S 

• Tệp cài đặt thực hiện những thao tác sau:
1. Tạo thư mục con 'Dr. Nguyen Van Sinh\

Mathematical Modelling and Simulation' 
trong thư mục ‘Program Files’ của Windows 
và tạo trong đó: hai thư mục con ‘Mo Hinh 
Dang Tep Van Ban’ và ‘So Do Mo Phong’ để 
chứa các ví dụ; hai thư mục con 'PDF' và 
'PPT' để chứa tài liệu.

2. Sao chép tệp qtintf70.dll của DELPHI vào thư 
mục hệ thống của Windows

Giới thiệu chương 
trình MM&S 

3. Sao chép tệp chương trình (MM&S.EXE), bộ 
hướng dẫn (MM&S.HLP, MM&S.CNT) và 
tệp ReadMe.rtf vào thư mục ‘Dr. Nguyen Van 
Sinh\ Mathematical Modelling and 
Simulation’

4. Sao chép 5 tệp mô hình dạng văn bản (‘kinh te 
xa hoi.ptm’, ‘qua lac.ptm’, 'su dung dat.ptm', 
‘tiet kiem.ptm’, ‘vien dan.ptm’) vào thư mục 
‘Mo Hinh Dang Tep Van Ban’

Giới thiệu chương 
trình MM&S 

5. Sao chép 5 tệp sơ đồ mô phỏng đã nạp công 
thức (‘kinh te xa hoi.vec’, ‘qua lac.vec’, 'su 
dung dat.vec', ‘tiet kiem.vec’, ‘vien dan.vec’) 
vào thư mục ‘So Do Mo Phong’

6. Đặt biểu tượng của MM&S trên màn hình nền
7. Đặt biểu tượng của MM&S trong trình đơn 

Start của Windows

Giới thiệu chương 
trình MM&S 
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8. Tạo mục ‘Mathematical Modelling and 
Simulation’ trong trình đơn ‘Start\All 
Programs’  của Windows và đặt vào đó 3 mục 
con:
• MM&S
• MM&S Help
• MM&S ReadMe

9. Đăng ký chương trình MM&S với hệ điều 
hành

Giới thiệu chương 
trình MM&S 

10.Đăng ký bốn kiểu tệp riêng của chương trình:
'.ptm' là tệp mô hình dạng văn bản
'.vec' là tệp sơ đồ mô phỏng
'.stm' là tệp đồ thị véc tơ
'.tbl' là tệp bảng

Do đã đăng ký với Windows nên nếu kích đúp 
chuột lên tên các tệp kiểu này Windows sẽ tự 
động khởi động MM&S và truyền lệnh mở tệp 
cho MM&S.

Giới thiệu chương 
trình MM&S 

Sau khi cài đặt, ta có thể khởi động MM&S bằng 
cách kích đúp chuột lên biểu tượng của chương 
trình trong trình đơn Start hoặc trên màn hình 
nền.

Khi đang làm việc với MM&S, chọn mục 'Nội 
dung' trong trình đơn 'Trợ giúp' sẽ khởi động 
phần hướng dẫn của chương trình.

Giới thiệu chương 
trình MM&S 

Chương trình MM&S dùng tiếng Việt (TCVN3). 
Phần hướng dẫn sử dụng cũng được viết bằng 
tiếng Việt. Do đó, trước khi chạy chương trình 
cần phải cài tiếng Việt vào máy bằng bộ cài đặt 
có cả phông chữ hệ thống. 

Thực ra MM&S chỉ dùng phông hệ thống tiếng 
Việt và một kiểu phông thực (True Type) là
‘.VNTime’. Do đó có thể chỉ cài phông 
‘.VNTime’ và phông hệ thống tiếng Việt là đủ. 

Giới thiệu chương 
trình MM&S 

Chương trình sử dụng Windows Internet Explorer
nên chỉ hoạt động trên những máy có cài phần 
mềm này. Tuy nhiên khi cài các phiên bản 
Microsoft Windows phần mềm này đã được tự 
động cài trên máy rồi.

Giới thiệu chương 
trình MM&S 

Chương trình cài đặt (MM&S_Setup.exe) sử dụng 
tiện ích Windows Installer của Windows.  Do đó
nếu muốn tháo cài đặt để bỏ phần mềm này chỉ
cần vào Control Panel rồi chạy Add or Remove 
Programs. Kích chuột lên tên ‘Mathematical 
Modelling and Simulation’ và kích chuột lên nút 
Remove. Cuối cùng kích chuột lên nút Yes trong 
hộp thoại mới hiện lên để bắt đầu việc tháo cài 
đặt. 

Giới thiệu chương 
trình MM&S 
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Khi tháo cài đặt, chỉ những thay đổi do chương 
trình cài đặt (MM&S_Setup.exe) tạo ra trong hệ
thống cũng như các tệp do chương trình này cài 
đặt vào máy sẽ được hủy bỏ. Những tệp của 
người sử dụng được tạo ra sau khi cài đặt 
chương trình sẽ không được xóa bỏ, và như vậy 
thư mục chứa chúng cũng vẫn còn sau khi đã
chạy chương trình tháo cài đặt . 

Giới thiệu chương 
trình MM&S 

Lưu ý:
• Một hệ có các yếu tố
• Mỗi yếu tố trong hệ được đại diện bởi một biến 

trong mô hình
• Như vậy ta dùng thuật ngữ 'yếu tố' khi nói đến 

hệ thống, còn khi nói đến mô hình ta dùng thuật 
ngữ 'biến'

Giới thiệu chương 
trình MM&S 

Lưu ý:
• MM&S được xây dựng theo quan điểm mỗi yếu 

tố trạng thái của hệ có một thuộc tính đó là hệ 
số biến đổi. Do đó trong sơ đồ mô phỏng không 
có đầu vào và đầu ra của biến trạng thái nữa. 

• Có 3 biểu tượng được dùng để thể hiện các yếu 
tố hệ thống trong sơ đồ mô phỏng là: 

hằng số, 
biến trung gian, 
biến trạng thái.

Giới thiệu chương 
trình MM&S 

Lưu ý:
3 ưu điểm cơ bản của MM&S:
• Việc dùng 3 biểu tượng để thể hiện 3 nhóm biến làm 

cho sơ đồ mô phỏng thể hiện được bản chất các biến
• Khả năng thay đổi kích cỡ đồ thị, tạm ngừng vẽ đồ thị, 

vẽ chậm đồ thị cho phép người dùng dễ dàng theo dõi 
biến động của các biến trong quá trình mô phỏng

• Việc bỏ đầu vào, đầu ra của biến trạng thái giúp tránh 
được tình huống chớ trêu khi đầu vào có giá trị âm 
hoặc đầu ra có giá trị dương

Giới thiệu chương 
trình MM&S 
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cửa sổ chính chương trình MM&S 

cửa sổ chính của 
MM&S

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ chính của chương trình

Trình đơn 'Cửa sổ con':
• Trình đơn 'Cửa sổ con' chứa các mục cho phép 

sắp xếp, đóng, chuyển cửa sổ con về dạng biểu 
tượng, đưa các cửa sổ con từ dạng biểu tượng về 
dạng cửa sổ, di chuyển giữa các cửa sổ con, hoặc 
ra khỏi chương trình

Trình đơn 'Tệp':
• Trình đơn 'Tệp' cho phép lưu tệp trong cửa sổ 

con hiện hành, mở tệp vào cửa sổ con hiện hành, 
chỉnh chế độ máy in và in cửa sổ con hiện hành

• Tùy theo cửa sổ con hiện hành mà ta có thể mở 
tệp hoặc lưu nội dung cửa sổ vào tệp có kiểu 
tương thích

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ chính của chương trình

Các trình đơn 'Mô hình dạng văn bản', 'Đồ thị', 'Sơ 
đồ mô phỏng' và 'Bảng':

• Các trình đơn này cho phép tạo cửa sổ con tương 
ứng hoặc vừa tạo cửa sổ con vừa mở tệp có khuôn 
thức phù hợp để hiển thị trong đó

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ chính của chương trình

Trình đơn 'Thực hiện':
• Trình đơn này có 2 trình đơn con: trình đơn con 

'Chạy mô hình' cho phép bắt đầu thực hiện tính 
toán mô phỏng cho một mô hình dạng văn bản 
được lưu trong một tệp. Trình đơn con 'Vẽ đồ thị' 
cho phép bắt đầu thực hiện vẽ đồ thị từ số liệu 
tính toán mô phỏng đã được thực hiện lần cuối 
cùng hoặc thực hiện phép phân tích độ nhạy.

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ chính của chương trình
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Trình đơn 'Trợ giúp':
• Trình đơn này có 3 trình đơn con: trình đơn con 

'Nội dung' cho phép khởi động phần trợ giúp của 
chương trình. Trình đơn con 'Thông tin hệ thống'
cho phép hiển thị một hộp thoại có chứa thông tin 
về máy tính đang dùng. Trình đơn con 'Tác giả'
hiển thị một hộp thoại có chứa thông tin về tác 
giả của chương trình.

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ chính của chương trình
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cửa sổ con mô hình dạng văn bản

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản

Công dụng:
• Soạn thảo và lưu mô hình dạng văn bản (.ptm)
• Soạn thảo và lưu tệp dạng văn bản (.txt)
• Mở tệp văn bản (.txt) hoặc tệp mô hình dạng văn 

bản (.ptm) để chỉnh sửa.
Các khuôn thức tệp phù hợp: '.ptm' và '.txt', thực 

ra hai khuôn thức này giống nhau về cách ghi lên 
đĩa nhưng khuôn thức '.ptm' được khai báo để 
đánh dấu tệp mô hình dạng văn bản giúp chương 
trình có thể tự động mở khi kích đúp chuột lên 
tên tệp.

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản

Mở tệp:
• Nếu vừa tạo cửa sổ con mô hình dạng văn bản mới, 

vừa mở tệp: tệp được chỉ định sẽ được mở theo 
khuôn thức văn bản trơn (.txt)

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản

Mở tệp: Trường hợp cửa sổ con hiện hành là cửa sổ mô 
hình dạng văn bản:

• Nếu ta chỉ thị mở tệp có khuôn thức phù hợp (đuôi 
tệp '.txt' hoặc '.ptm'), chương trình sẽ kiểm tra lưu 
tệp trong cửa sổ rồi mở tệp đã được chỉ định;  

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản

Mở tệp: Trường hợp cửa sổ con hiện hành là cửa sổ mô 
hình dạng văn bản:

• Nếu ta chỉ thị mở tệp có khuôn thức không phù hợp 
cho cửa sổ mô hình dạng văn bản nhưng phù hợp với 
một trong các cửa sổ con khác của MM&S, chương 
trình sẽ mở cửa sổ mới phù hợp rồi mở tệp; 

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản
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Mở tệp: Trường hợp sổ con hiện hành là cửa sổ mô 
hình dạng văn bản:

• Nếu ta chỉ thị mở tệp có khuôn thức lạ ( không phải 
một trong các khuôn thức: '.ptm', '.txt', '.bmp', 
'.stm', '.vec', '.tbl'), chương trình sẽ kiểm tra lưu tệp 
và đóng hết các cửa sổ con rồi truyền lệnh mở tệp 
cho trình duyệt Web.

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản

Lưu tệp: Nội dung cửa sổ chưa được lưu lần nào
• Chương trình sẽ gán đuôi '.txt' cho tệp được lưu 

trong hai trường hợp:
1. Người dùng gõ cụ thể phần mở rộng '.txt' vào tên tệp
2. Trong hộp thoại lưu tệp, người dùng chọn kiểu tệp 

('save as type') là '.txt' và không gõ cụ thể phần mở rộng 
vào tên tệp

• Trong tất cả các trường hợp khác chương trình 
sẽ gán đuôi '.ptm' cho tệp được lưu.

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản

Lưu tệp: Nội dung cửa sổ bị thay đổi sau khi đã 
được lưu vào tệp hoặc mở từ một tệp

• Chương trình sẽ lưu vào tệp cũ.

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản

Lưu vào tệp mới: Nội dung cửa sổ đã được lưu vào 
1 tệp hoặc mở từ 1 tệp, có thể đã bị thay đổi 
hoặc chưa

• Chọn mục 'Lưu vào tệp' trong trình đơn 'Tệp'
• Điều kiện: cửa sổ phải có nội dung để lưu
• Chương trình sẽ tự động dùng tên cũ
• Để có tên mới phải chọn tên trong hộp thoại lưu 

tệp hoặc gõ tên mới có cả đuôi phù hợp ('.ptm' 
hoặc '.txt')

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản

Khuôn mẫu mô hình dạng văn bản:
• Phần đầu gồm 3 dòng đầu tiên của tệp mô hình 

được dùng để khai báo thời điểm bắt đầu, thời 
điểm kết thúc và bước thời gian. Mỗi dòng được 
bắt đầu bằng một móc vuông có chứa 1 dấu sao:

[*]starttime=1
[*]endtime=111
[*]timestep=1

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản

Khuôn mẫu mô hình dạng văn bản:
• Phần thứ hai bắt đầu bằng dòng có từ khóa 

parameters để chỉ phần khai báo các hằng số của 
mô hình

• Các dòng tiếp theo bắt đầu bằng một móc vuông 
có chứa 1 dấu sao, rồi đến tên hằng, một dấu 
bằng, và cuối cùng là giá trị số của hằng:

parameters
[*]thêigiancanht¸ctèi®a=5
[*]thêigian®ÊtnghØtèithiÓu=15

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản
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Khuôn mẫu mô hình dạng văn bản:
• Phần thứ ba bắt đầu bằng một dòng có từ khóa 

varparameters để chỉ phần khai báo các biến 
trung gian

• Các dòng tiếp theo bắt đầu bằng một móc vuông 
có chứa 1 dấu sao, rồi đến tên biến trung gian, 
một dấu bằng, và cuối cùng là biểu thức để tính 
giá trị của biến trung gian:

varparameters
[*]diÖntÝch®ÊtchuyÓntõnghØsangcanht¸c=§ÊtnghØ/thêigian®ÊtnghØtèithiÓu
[*]diÖntÝch®ÊtchuyÓntõcanht¸csangnghØ=§Êtcanht¸c/thêigiancanht¸ctèi®a

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản

Khuôn mẫu mô hình dạng văn bản:
• Phần thứ tư bắt đầu bằng một dòng có từ khóa 

states&rates để chỉ phần khai báo các biến trạng 
thái và hệ số biến đổi của chúng

• Mỗi cặp dòng sau đó để khai báo 1 biến trạng 
thái và hệ số biến đổi của nó 

• Biến trạng thái được khai báo trước, bắt đầu 
bằng một móc vuông có chứa 1 dấu sao, rồi đến 
tên biến trạng thái, một dấu bằng, và cuối cùng là 
biểu thức để tính giá trị của biến trạng thái

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản

Khuôn mẫu mô hình dạng văn bản:
• Hệ số biến đổi của biến trạng thái được khai báo 

ở dòng thứ 2, bắt đầu bằng một móc vuông có 
chứa 2 dấu sao, rồi đến tên hệ số biến đổi của 
biến trạng thái, một dấu bằng, và cuối cùng là 
biểu thức để tính giá trị của hệ số biến đổi của 
biến trạng thái:

states&rates
[*]§Êtcanht¸c=40
[**]biÕn®éng§Êtcanht¸c=diÖntÝch®ÊtchuyÓntõnghØsangcanht¸c-diÖntÝch®ÊtchuyÓntõcanht¸csangnghØ
[*]§ÊtnghØ=0
[**]biÕn®éng§ÊtnghØ=diÖntÝch®ÊtchuyÓntõcanht¸csangnghØ-diÖntÝch®ÊtchuyÓntõnghØsangcanht¸c

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản

• Sau khi đã soạn thảo mô hình và lưu vào tệp, 
người dùng có thể kích chuột vào nút chạy trên 
thanh công cụ của cửa sổ chính của chương trình, 
hoặc chọn mục 'Chạy mô hình' trong trình đơn 
'Thực hiện', để chạy mô hình

cửa sổ con mô hình 
dạng văn bản
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Cửa sổ đồ thị

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ đồ thị

Công dụng:
• Vẽ đồ thị từ số liệu tính toán mô phỏng để thể 

hiện biến động các yếu tố của hệ
• Đặt giới hạn cho yếu tố trạng thái hoặc hằng số 

và vẽ đồ thị để phân tích độ nhạy
• Lưu đồ thị theo khuôn thức '.stm' hoặc '.bmp'
• Mở tệp có khuôn thức '.stm' hoặc  '.bmp'
• Thực hiện các thao tác vẽ chậm mô phỏng biến 

động các yếu tố của hệ

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ đồ thị

Các khuôn thức tệp phù hợp: '.stm' và '.bmp'
Sau khi vẽ đồ thị từ số liệu tính toán mô phỏng, đồ 

thị có khuôn thức '.stm' và có thể được vẽ lại ở 
các chế độ nhanh chậm khác nhau, có thể được 
phóng to thu nhỏ

Nếu lưu đồ thị này theo khuôn thức '.stm', ta có thể 
mở lại và thực hiện các thao tác này

Nếu lưu đồ thị theo khuôn thức '.bmp', những 
thuộc tính này của đồ thị sẽ bị mất, ta chỉ có thể 
mở xem dưới dạng tranh

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ đồ thị

Mở tệp: Trường hợp vừa tạo cửa sổ đồ thị vừa mở 
tệp 

• Nếu tệp được chỉ thị mở có phần mở rộng '.bmp', 
chương trình sẽ mở tệp theo khuôn thức này.

• Trong tất cả các trường hợp khác chương trình sẽ 
mở theo khuôn thức '.stm'

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ đồ thị

Mở tệp: Trường hợp cửa sổ con hiện hành là cửa sổ đồ 
thị:

• Nếu ta chỉ thị mở tệp có khuôn thức phù hợp, chương 
trình sẽ kiểm tra lưu tệp trong cửa sổ rồi mở tệp đã 
được chỉ định; 

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ đồ thị
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Mở tệp: Trường hợp cửa sổ con hiện hành là cửa sổ đồ 
thị:

• Nếu ta chỉ thị mở tệp có khuôn thức không phù hợp 
cho cửa sổ đồ thị nhưng phù hợp với một trong các 
cửa sổ con khác của MM&S, chương trình sẽ tạo cửa 
sổ mới phù hợp rồi mở tệp; 

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ đồ thị

Mở tệp: Trường hợp cửa sổ con hiện hành là cửa sổ đồ 
thị:

• Nếu ta chỉ thị mở tệp có khuôn thức lạ, chương trình 
sẽ kiểm tra lưu tệp và đóng hết các cửa sổ con rồi 
truyền lệnh mở tệp cho trình duyệt Web.

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ đồ thị

Lưu tệp: Đồ thị mới, chưa được lưu lần nào, có khuôn 
thức '.stm'

• Chương trình sẽ chỉ lưu đồ thị theo khuôn thức 
'.bmp' trong hai trường hợp:
1. Người dùng gõ cụ thể phần mở rộng '.bmp' vào tên tệp, hoặc
2. Trong hộp thoại lưu tệp, người dùng chọn kiểu tệp ('save as 

type') là '.bmp' và không gõ cụ thể phần mở rộng vào tên tệp

Trong tất cả các trường hợp khác chương trình sẽ gắn 
đuôi '.stm' cho tệp và lưu theo khuôn thức này.

• Nếu lưu cửa sổ vào 1 tệp với khuôn thức '.bmp', cửa 
sổ sẽ không được đánh dấu đã lưu, khi đóng cửa sổ 
chương trình vẫn nhắc lưu tệp.

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ đồ thị

Lưu tệp: Nội dung cửa sổ đã bị thay đổi bằng việc sao 
chép ảnh vào

• Cửa sổ được đánh dấu chưa lưu và đã bị thay đổi
• Nội dung cửa sổ có khuôn thức '.bmp'
• Chương trình sẽ luôn gắn đuôi '.bmp' cho tên tệp 

và lưu theo khuôn thức này

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ đồ thị

Lưu vào tệp mới: Nội dung cửa sổ đã được lưu vào 1 
tệp hoặc được mở từ 1 tệp

• Chọn mục 'Lưu vào tệp' trong trình đơn 'Tệp'
• Điều kiện: cửa sổ phải có nội dung để lưu
• Chương trình sẽ tự động dùng tên cũ
• Để có tên mới phải chọn tên trong hộp thoại lưu 

tệp hoặc gõ tên mới có cả đuôi

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ đồ thị

Vẽ đồ thị:

• Sau khi chạy mô hình, kích chuột vào nút vẽ đồ 
thị

• Trong hộp thoại hiện ra ta chọn trang vẽ đồ thị 
thời gian hoặc trang vẽ đồ thị pha. 

• Nếu muốn phân tích độ nhạy của hệ thống với 
những giá trị ban đầu khác nhau của biến trạng 
thái phải vào trang phân tích độ nhạy để chọn 
biến trạng thái và đặt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, 
bước nhảy. Sau đó chuyển trang vẽ đồ thị.

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ đồ thị
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Vẽ đồ thị:

• Để chương trình vẽ đồ thị chậm ta dùng chuột 
chỉnh hộp vận tốc trên thanh công cụ.

• Trong khi chương trình vẽ đồ thị chậm ta có thể 
kích chuột lên đồ thị để ngừng vẽ, sau đó lại kích 
chuột để chương trình tiếp tục vẽ đồ thị.

• Để thay đổi kích cỡ đồ thị ta gõ số vào các hộp X 
và Y trên thanh công cụ

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ đồ thị
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Cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Công dụng:
• Vẽ sơ đồ mô phỏng thể hiện cấu trúc và tương tác 

của các yếu tố của hệ thống
• Nạp mô hình (công thức và các giá trị của các yếu 

tố hệ thống) vào sơ đồ
• Tính toán mô phỏng cho mô hình từ sơ đồ
• Lưu sơ đồ và mô hình theo khuôn thức '.vec' hoặc 

'.bmp'
• Mở tệp sơ đồ để chỉnh sửa
• Xuất mô hình từ sơ đồ ra tệp khuôn thức '.ptm'

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Khuôn thức tệp phù hợp:
• Cửa sổ sơ đồ mô phỏng chỉ làm việc với một 

khuôn thức là '.vec' 
• Tuy nhiên chương trình có thể lưu sơ đồ mô 

phỏng theo khuôn thức '.bmp'

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Mở tệp: Trường hợp vừa tạo cửa sổ sơ đồ mô phỏng 
vừa mở tệp:

• Chương trình sẽ mở tệp theo khuôn thức '.vec'
• Nếu tệp được chỉ định mở không đúng khuôn 

thức này chương trình sẽ báo lỗi

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Mở tệp: Trường hợp cửa sổ con hiện hành là cửa sổ 
sơ đồ mô phỏng:

• Nếu tệp được chỉ định mở có đuôi là '.vec' chương 
trình sẽ mở tệp theo khuôn thức này.

• Nếu tệp được chỉ định mở có đuôi phù hợp với các 
cửa sổ con khác, MM&S sẽ tạo cửa sổ mới phù 
hợp và mở tệp. 

• Nếu tệp được chỉ định mở có đuôi lạ chương trình 
sẽ kiểm tra lưu tệp và đóng hết các cửa sổ con 
đang mở và truyền lệnh mở tệp cho trình duyệt 
Web.

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng
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Lưu tệp: Sơ đồ mới, chưa được lưu lần nào, có 
khuôn thức '.vec'

• Chương trình chỉ lưu cửa sổ theo khuôn thức 
'.bmp' trong 2 trường hợp:

1. Người dùng gõ cụ thể phần mở rộng '.bmp' vào tên tệp, hoặc
2. Trong hộp thoại lưu tệp, người dùng chọn kiểu tệp ('save as 

type') là '.bmp' và không gõ cụ thể phần mở rộng vào tên tệp

Trong tất cả các trường hợp khác chương trình sẽ 
gắn đuôi '.vec' cho tệp và lưu theo khuôn thức 
này.

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Lưu tệp: Sơ đồ mới, chưa được lưu lần nào, có 
khuôn thức '.vec'

• Nếu lưu cửa sổ vào 1 tệp với khuôn thức 
'.bmp', cửa sổ sẽ không được đánh dấu đã 
lưu, khi đóng cửa sổ chương trình vẫn nhắc 
lưu tệp

• Chương trình chỉ lưu tệp nếu có sơ đồ.

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Lưu tệp: Sơ đồ đã được lưu hoặc được mở từ một 
tệp và đã bị thay đổi

• Chương trình sẽ lưu vào tệp cũ.

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Lưu vào tệp mới: Nội dung cửa sổ đã được lưu vào 
1 tệp hoặc mở từ 1 tệp, có thể đã bị thay đổi 
hoặc chưa

• Chọn mục 'Lưu vào tệp' trong trình đơn 'Tệp'
• Điều kiện: cửa sổ phải có sơ đồ
• Chương trình sẽ tự động hiển thị tên cũ trong 

hộp thoại lưu tệp
• Để có tên mới phải chọn tên trong hộp thoại lưu 

tệp hoặc gõ tên mới có cả đuôi phù hợp ('.bmp' 
hoặc '.vec')

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Vẽ sơ đồ mô phỏng:
• Kích chuột vào các biểu tượng yếu tố hệ thống 

trên thanh công cụ cửa sổ sơ đồ mô phỏng rồi 
kích chuột lên vị trí muốn đặt biểu tượng

• Vẽ liên kết: Kích chuột lên biểu tượng đường 
liên kết      -> bấm chuột lên biểu tượng tác động 
rồi di sang biểu tượng bị tác động -> nhả chuột

• Di chuyển biểu tượng: bấm chuột lên biểu tượng 
và di chuột đến vị trí mới, nhả chuột

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Vẽ sơ đồ mô phỏng:
• Di chuyển điểm đầu, điểm cuối của đường liên 

kết: bấm chuột lên điểm đầu hay điểm cuối của 
đường liên kết -> di chuột theo đường viền của 
biểu tượng yếu tố hệ thống đến điểm mới -> nhả 
chuột

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng
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Vẽ sơ đồ mô phỏng:
• Xóa một biểu tượng hay một đường liên kết: 

kích chuột lên nút xóa trên thanh công cụ cửa 
sổ sơ đồ mô phỏng -> kích chuột lên biểu tượng 
cần xóa, hoặc lên điểm đầu hay điểm cuối của 
đường liên kết cần xóa

• Nếu xóa một biểu tượng, tất cả các đường liên 
kết với biểu tượng đó sẽ bị xóa theo

• Kích chuột lên nút     để phóng to hay thu nhỏ 
khong đánh dấu điểm đầu, điểm cuối của liên 
kết

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Vẽ sơ đồ mô phỏng:
• Kích chuột lên nút     để hiển thị hay thôi hiển 

thị khong đánh dấu điểm đầu, điểm cuối của 
đường liên kết

• Kích chuột lên nút     để hiển thị hay thôi hiển 
thị số thứ tự của các yếu tố hệ thống

• Kích chuột lên nút     để hiển thị tên đầy đủ của 
yếu tố hay hiển thị tên biến đại diện cho yếu tố 
trong mô hình

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Nạp mô hình vào sơ đồ mô phỏng:
• Kích đúp chuột lên một biểu tượng -> chương 

trình hiển thị hộp thoại nạp dữ liệu cho yếu tố 
hệ thống đó

• Trong mọi trường hợp ta có thể dùng bàn phím 
để nạp dữ liệu

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Nạp mô hình vào sơ đồ mô phỏng:
• Riêng đối với công thức tính biến trung gian và 

công thức hệ số biến đổi của một biến trạng 
thái: ta có thể dùng chuột để chèn các chữ số, 
tên biến của yếu tố tác động lên yếu tố hiện thời, 
hàm số có trên hộp thoại: kích chuột lên vị trí 
muốn chèn trong công thức -> kích đúp chuột 
lên chữ số, tên biến, hàm số

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Kiểm tra sơ đồ mô phỏng:
• Kích chuột lên nút     để kiểm tra tính hoàn 

thiện của sơ đồ mô phỏng: 
– Các biến đầu vào đã được sử dụng hết trong các 

công thức chưa, 
– Các yếu tố hằng số và yếu tố trung gian đã có liên 

kết chưa,
– Sơ đồ có thể chỉ có 1yếu tố trạng thái, tuy nhiên nếu 

sơ đồ có 2 yếu tố trở lên thì tất cả các yếu tố đều 
phải nằm trong một mạng liên kết

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng

Xuất sơ đồ mô phỏng ra tệp mô hình dạng văn bản:
• Kích chuột lên nút     trên thanh công cụ của 

cửa sổ sơ đồ mô phỏng -> hộp thoại xác định tệp 
để l−u -> hộp thoại xác định khung thời gian 
cho mô hình -> l−u 

• Chỉ thực hiện được khi đã kiểm tra tính hoàn 
thiện của sơ đồ và không có lỗi gì

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng
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Chạy mô hình từ sơ đồ mô phỏng:
• Kích chuột lên nút     trên thanh công cụ của 

cửa sổ sơ đồ mô phỏng -> hộp thoại xác định 
khung thời gian cho mô hình -> tính toán mô 
phỏng -> hiển thị kết quả ra cửa sổ bảng mới

• Chỉ thực hiện được khi đã kiểm tra tính hoàn 
thiện của sơ đồ và không có lỗi gì

• Sau khi tính toán mô hình có thể vẽ đồ thị

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ sơ đồ mô phỏng
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Cửa sổ bảng

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ bảng

Công dụng:
• Hiển thị kết quả tính toán mô phỏng của mô hình
• Lưu kết quả vào tệp theo khuôn thức '.tbl'
• Mở bảng kết quả đang lưu trong tệp theo khuôn 

thức '.tbl' để xem
• Xuất bảng ra tệp văn bản trơn ('.txt')
• Sao chép kết quả ra bảng trung chuyển của 

Windows để chuyển đến các chương trình khác

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ bảng

Mở tệp: Trường hợp vừa tạo cửa sổ bảng vừa mở 
tệp

• Chương trình sẽ mở tệp được chỉ định mở theo 
khuôn thức '.tbl'

• Nếu tệp được chỉ định mở không đúng khuôn 
thức này chương trình sẽ báo lỗi

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ bảng

Lưu tệp: 
• Chương trình bao giờ cũng gắn đuôi '.tbl' vào tên 

tệp và lưu tệp theo khuôn thức này

Lưu vào tệp mới: Bảng kết quả đã được lưu vào 
một tệp hoặc được mở từ một tệp lưu trên đĩa

• Chọn mục 'Lưu vào tệp' trong trình đơn tệp
• Chọn tên tệp trong hộp thoại lưu tệp hoặc gõ tên 

mới cho tệp

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ bảng

Xuất bảng ra tệp văn bản trơn:
• Chọn mục 'Lưu dưới dạng tệp văn bản' trong 

trình đơn 'Bảng' -> chọn tên tệp trong hộp thoại 
lưu tệp hoặc gõ tên mới để ghi. Chương trình luôn 
gắn đuôi '.txt' cho tệp.

Sao chép ra bảng trung chuyển:
• Bấm và di chuột để đánh dấu phần muốn sao 

chép -> kích chuột vào nút     để sao

Giới thiệu chương trình MM&S
cửa sổ con: cửa sổ bảng
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trợ giúp

Khởi động:
• Chọn mục 'Nội dung' trong trình đơn 'Trợ giúp'

Giới thiệu chương trình MM&S
sử dụng trợ giúp

Cách sử dụng: Kích chuột lên 'Contents' để hiển thị 
các chủ đề trong hộp trợ giúp

Giới thiệu chương trình MM&S
sử dụng trợ giúp

Cách sử dụng: Kích chuột lên một chủ đề để xem 
các mục trợ giúp trong chủ đề đó, kích chuột lên 
một mục để xem

Giới thiệu chương trình MM&S
sử dụng trợ giúp

Cách sử dụng: Kích chuột lên 'Index' để hiển thị 
các mục trong hộp trợ giúp, kích chuột lên một 
mục để xem

Giới thiệu chương trình MM&S
sử dụng trợ giúp

Cách sử dụng:
• Kích chuột lên 'Back' để trở về trang trợ giúp 

trước
• Kích chuột lên nút này để trở về trang trợ 

giúp trước
• Kích chuột lên nút này để đến trang trợ giúp 

sau

Giới thiệu chương trình MM&S
sử dụng trợ giúp
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Cách sử dụng: Trong hộp trợ giúp kích chuột lên 
'find' để tìm trợ giúp theo từ khóa

Giới thiệu chương trình MM&S
sử dụng trợ giúp


	“Phân tích hệ thống, mô hình hóa và mô phỏng các hệ động
	TS. Nguyễn Văn Sinh
	GS. TSKH. Ralph Mitlöhner
	TS. Nguyễn Văn Sinh


	MM&S - Phần mềm dùng cho mô hình hóa và mô phỏng các hệ động
	TS. Nguyễn Văn Sinh

	Hà Nội – 4/2007
	1SystemAnalysis.pdf
	Trang
	Xây dựng mô hình và mô phỏng tương tác của các yếu tố cấu tr
	Như vậy ba dòng đầu được dùng để xác định về mặt thời gian c
	Đây là mô hình do tác giả tự phát triển.
	Như vậy ba dòng đầu được dùng để xác định về mặt thời gian c





	2DAAD-Alumni-Workshop-PPT.pdf
	Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống




